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CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG
I. Đặt vấn đề

Giám sát dịch tễ học là quá trình điều tra, theo dõi và thu thập, phân tích tư liệu dịch tễ học của bệnh thường xuyên và có hệ thống để có thể đề ra các biện pháp đáp ứng thích hợp. Nếu thực hiện giám sát bệnh tốt, thường xuyên, có hệ thống trong nhiều năm thì có thể phát hiện được quy luật phát sinh, phát triển của bệnh và dự báo được sự bùng nổ của dịch bệnh. một hệ thống giám sát bệnh hoạt động tốt sẽ cung cấp cho chúng ta các thông tin cần thiết để có thể lập kế hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi và đánh giá các chương trình can thiệp trong lĩnh vực y tế dự phòng. Mục tiêu của hệ thống giám sát và sử dụng thông tin là xác định dữ liệu thu thập được và tốc độ của luồng thông tin. Dự báo sớm các bệnh dịch là cần thiết cho việc đáp ứng nhanh và hiệu quả, bao gồm cả các dịch bệnh lưu hành. Mặt khác, thông tin về các dịch bệnh gây dịch là quan trọng hàng đầu trong kiểm soát bệnh truyền nhiễm. nhiều nước trên thế giới đã phát triển quy mô hệ thống giám sát nhằm đánh giá gánh nặng của bệnh, các ảnh hưởng về sức khoẻ, kinh tế - xã hội; phát hiện các ổ dịch, đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh ở mức quốc gia hoặc toàn cầu, tiến tới thanh toán một bệnh nào đó. Nói cách khác, Giám sát bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ và chiến lược quốc gia.

Hệ thống giám sát bệnh ở một số nước được xây dựng một cách không đồng nhất, với các hoạt động giám sát đa dạng, được hỗ trợ bởi các chương trình khác nhau và triển khai do các tổ chức, cơ quan khác nhau (như Bộ Y tế, các Viện hàn lâm, Viện nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, …). Một số chương trình ngành dọc đã duy trì được các hoạt động giám sát gắn chặt với chức năng phòng, chống dịch bệnh, đó là điểm mạnh quan trọng trong việc kiểm soát một bệnh đặc hiệu. Ở một số nơi, nhân viên làm việc ở tuyến cơ sở kiêm nhiệm nhiều việc, sử dụng không đúng định nghĩa ca bệnh, phương pháp giám sát không thống nhất, dùng biểu mẫu báo cáo, quy định tần suất báo cáo khác nhau và được tập huấn bởi các chương trình khác nhau sẽ dẫn đến kết quả giám sát bệnh sai lệch, kém chất lượng. Vấn đề này gây ra sự hao phí về tài chính và thường dẫn đến việc quá tải, chồng chéo công việc đối với nhân viên y tế.

Trong một số trường hợp, giám sát đã không bám sát chức năng phòng, chống dịch bệnh, ví dụ như: dữ liệu thu thập được với số lượng lớn các sự kiện về y tế, nhưng đa phần trong số đó không mang lại ý nghĩa trong việc đề ra các giải pháp ưu tiên về y tế của quốc gia. Việc phát hiện, báo cáo ca bệnh hay dịch bệnh ít khi được triển khai kịp thời; quá trình phân tích, phiên giải và sử dụng số liệu phục vụ cho việc lập kế hoạch và triển khai hoạt động ở các tuyến còn nghèo nàn.

Hoạt động giám sát, tiếp cận nhiều bệnh bao gồm một số nhiệm vụ và công việc tương tự nhau như là: có cơ cấu tổ chức, quy trình giống nhau và có cùng nguồn nhân lực. Cần thiết lập một hệ thống giám sát bệnh có định hướng và phối hợp hiệu quả, phát huy được tính hỗ trợ, những ưu điểm của các công cụ tiên tiến, phát triển nguồn lực sẵn có, tận dụng những kinh nghiệm, sáng kiến đã qua thực tiễn. Điều này cho phép chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực, tránh sự trùng lắp về nhiệm vụ, hoạt động, giảm gánh nặng công việc tại các tuyến cơ sở, đưa ra được nhu cầu cụ thể của chương trình và tập trung vào những nhiệm vụ chính. Phương pháp này đòi hỏi phải có sự phối hợp tốt trong quá  trình thu thập, phân tích, phiên giải số liệu và phổ biến thông tin, thống nhất các hoạt động giám sát tại tất cả các tuyến.

Hệ thống giám sát chuyên biệt (riêng từng bệnh như: HIV/AIDS, Bại Liệt, Lao, Cúm A/H5N1, …) cũng rất quan trọng, đặc biệt khi mà các phương pháp giám sát khác nhau và phức tạp, đòi hỏi những thông tin đặc trưng về bệnh đó. Tuy nhiên, tất cả các hệ thống giám sát đều bao hàm một số chức năng chung (phát hiện ca bệnh; xác minh ca bệnh; báo cáo; phân tích; điều tra; đáp ứng dịch; thông tin phản hồi và kiểm soát dịch bệnh), và các hoạt động hỗ trợ phổ biến khác (như là: tập huấn, đào tạo, theo dõi, đánh giá, truyền thông, …).
II. Các khái niệm, định nghĩa 
1. Bệnh truyền nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây bệnh truyền nhiễm.
2. Tác nhân gây bệnh truyền nhiễm là vi rút, vi khuẩn, ký sinh trùng và nấm có khả năng gây bệnh truyền nhiễm.
3. Trung gian truyền bệnh là côn trùng, động vật, môi trường, thực phẩm và các vật khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm và có khả năng truyền bệnh.

4. Dịch là sự xuất hiện bệnh truyền nhiễm với số người mắc bệnh vượt quá số người mắc bệnh dự tính bình thường trong một khoảng thời gian xác định ở một khu vực nhất định.  

5. Người mắc bệnh truyền nhiễm là người bị nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm có biểu hiện triệu chứng bệnh
6. Người tiếp xúc là người có tiếp xúc với người mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm, động vật mắc bệnh trung gian truyền nhiễm hoặc môi trường nhiễm tác nhân gây bệnh và có khả năng mắc bệnh. 

7. Người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm là người tiếp xúc hoặc người có biểu hiện triệu chứng bệnh truyền nhiễm nhưng chưa rõ tác nhân gây bệnh.
8. Người mang mầm bệnh truyền nhiễm là người mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhưng không có biểu hiện triệu chứng bệnh.
9. Giám sát bệnh truyền nhiễm là việc thu thập thông tin liên tục, có hệ thống về tình hình, chiều hướng của bệnh truyền nhiễm, phân tích, giải thích nhằm cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, triển khai và đánh giá hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
10.  Vắc xin  là chế phẩm chứa kháng nguyên tạo cho cơ thể khả năng đáp ứng miễn dịch, được dùng với mục đích phòng bệnh.
11.   Sinh phẩm y tế là sản phẩm có nguồn gốc sinh học được dùng để phòng bệnh, chữa bệnh và chẩn đoán bệnh cho người.

12. An toàn sinh học trong xét nghiệm là việc sử dụng các biện pháp để giảm thiểu hoặc loại trừ nguy cơ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền nhiễm trong cơ sở xét nghiệm, từ cơ sở xét nghiệm ra môi trường và cộng đồng.

13.  Cách ly y tế là việc tách riêng người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm, người mang mầm bệnh truyền nhiễm hoặc vật có khả năng mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm nhằm hạn chế sự lây truyền bệnh. 

14.  Tình trạng miễn dịch là mức độ đề kháng của cá nhân hay cộng đồng với một tác nhân gây bệnh. 

15.  Vùng có dịch là khu vực được cơ quan có thẩm quyền xác định có dịch.

16.  Vùng có nguy cơ dịch là khu vực lân cận với vùng có dịch hoặc xuất hiện các yếu tố gây dịch.  
17.  Xử lý y tế là việc thực hiện các biện pháp sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, cách ly y tế, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, trung gian truyền bệnh và các biện pháp y tế khác
18. Ca bệnh là trường hợp bị nhiễm tác nhân gây bệnh và có biểu hiện triệu chứng của bệnh. Định nghĩa ca bệnh đối với từng bệnh tuỳ thuộc vào mục đích giám sát và điều tra ổ dịch, không nhất thiết như là định nghĩa lâm sàng thông thường.

19.  Phân loại ca bệnh tuỳ theo khả năng đã nhiễm bệnh mà người ta phân loại ca bệnh: ca bệnh nghi ngờ, ca bệnh nhiều khả năng, ca bệnh xác định. Việc phân loại này đặc biệt có ích đối với các bệnh cần phát hiện sớm, báo cáo nhanh và các bệnh mà khó chẩn đoán xác định được ngay (cần các xét nghiệm chuyên sâu).

20. Định nghĩa ca bệnh là tập hợp các tiêu chuẩn chẩn đoán một trường hợp mắc bệnh cụ thể nào đó để phục vụ cho mục đích giám sát và điều tra ổ dịch. Định nghĩa ca bệnh có thể dựa vào các tiêu chuẩn lâm sàng (bao gồm yếu tố dịch tễ học và yếu tố lâm sàng), tiêu chuẩn xét nghiệm hoặc kết hợp cả hai .

21. Phát hiện ca bệnh chủ động là quá trình điều tra tìm ra các ca bệnh hay thông tin, sự kiện y tế qua việc giám sát như là thăm khám tại nhà, ghi nhận triệu chứng, hội chứng, chủ động ghi bệnh án xác định các ca mắc cấp tính.

22. Chùm ca bệnh là tập hợp các ca bệnh xuất hiện tương đối bất thường trong cùng không gian và thời gian tại một vùng, một địa điểm.

23. Hệ thống cảnh báo sớm là một quy trình đặc hiệu của hệ thống giám sát bệnh nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh hoặc các yếu tố nguy cơ đối với một bệnh dịch nào đó. Hệ thống này cung cấp những thông tin làm căn cứ để đề ra biện pháp đáp ứng dịch thích hợp.

24. Các bệnh truyền nhiễm mới nổi là tên chung cho các bệnh truyền nhiễm mà mới được ghi nhận và xếp loại trong thời gian gần đây.

25. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là sự thu thập có tổ chức bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin (phần mềm, phần cứng máy tính), các thông tin địa lý và con người để chụp ảnh, lưu trữ, cập nhật, xử lý, phân tích và hiển thị tất cả các hình thái thông tin địa lý có thể tham khảo, đối chiếu. GIS cho phép người sử dụng dễ dàng hình dung và tiến hành phân tích dữ liệu; xây dựng các phương pháp xác định xu hướng phân bố bệnh theo địa lý chính xác và kịp thời.

26. Bệnh phải khai báo là bệnh mà theo quy định của pháp luật phải khai báo cho cơ quan y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền thực thi pháp luật khác liên quan khi ghi nhận có trường hợp mắc bệnh.
27. Khai báo là các bước báo cáo thông tin về ca bệnh, dịch bệnh tới các cơ quan thẩm quyền Y tế. Trong văn kiện Điều lệ Y tế quốc tế, việc khai báo là kênh thông tin chính thức tới cơ quan cấp cao hơn và Tổ chức Y tế thế giới về ca bệnh, dịch bệnh từ các đơn vị quản lý Y tế cấp dưới, nơi xuất hiện ca bệnh, dịch bệnh.

28. Độ nhạy trong giám sát là khả năng hệ thống giám sát có thể ghi nhận hoặc phát hiện được những sự kiện về bệnh. Đó là tỷ số giữa tổng số sự kiện có được qua giám sát với tổng số sự kiện có thực được xác định bằng các cách khác độc lập, chắc chắn và đầy đủ hơn.
29. Độ đặc hiệu trong giám sát để đo lường mức độ chính xác của hệ thống giám sát khi ghi nhận các sự kiện về bệnh gọi là dương tính giả. Độ đặc hiệu được tính bằng tổng số các cá thể được giám sát không có liên quan đến bệnh hoặc không có yếu tố nguy cơ chia cho tổng số người thực sự không có bệnh hoặc yếu tố nguy cơ.

30. Giám sát chủ động là giám sát mà các cơ quan y tế công cộng chủ động tìm kiếm, báo cáo thông tin từ các tuyến trong hệ thống giám sát một cách đều đặn thay vì chờ đợi các báo cáo (ví dụ gọi điện xuống cơ sở hàng tháng).

31. Giám sát thụ động là giám sát mà ở đó các thông tin được báo cáo thụ động và không có sự chủ động, cố gắng tìm kiếm thông tin từ các đơn vị trong hệ thống giám sát.

32. Giám sát thường xuyên là quá trình thu thập số liệu đều đặn, có hệ thống và nhằm mục đích theo dõi và kiểm soát bệnh dịch.

33. Giám sát trọng điểm là giám sát dựa trên sự thu thập số liệu từ việc chọn cỡ mẫu (ngẫu nhiên hoặc có chủ định) của các vị trí thu thập, nhằm phát hiện sớm ca mắc hoặc đánh giá được xu hướng của dịch. Giám sát trọng điểm là quá trình giám sát trong các nhóm quần thể riêng biệt. nó không được áp dụng trong những tình huống các ca bệnh cần có biện pháp can thiệp khẩn cấp (ví dụ như ca mắc Bại liệt, ca mắc cúm A/H5N1). Các định nghĩa ca bệnh và thường quy chuẩn trong giám sát trọng điểm cần phải đảm bảo được giá trị so sánh về thời gian, địa điểm, không kể các phương pháp chọn mẫu không có giá trị thống kê. Giám sát trọng điểm có thể áp dụng cho cả quần thể là động vật để phát hiện sự lưu hành của tác nhân lây qua trung gian truyền bệnh.


Chú ý: Khi chọn một vị trí trọng điểm nên cố định, không thay đổi qua    các năm.

34. Giám sát dựa vào ca bệnh là giám sát bệnh bằng cách thu thập dữ liệu đặc hiệu về từng ca bệnh (ví dụ thu thập thông tin cụ thể về một ca Liệt mềm cấp trong giám sát Bại liệt).

35. Giám sát dựa vào cộng đồng là giám sát ở những nơi mà điểm ghi nhận, khai báo bắt đầu từ cộng đồng, thường là các nhân viên làm công tác cộng đồng; có thể là chủ động (tìm kiếm ca bệnh) hoặc thụ động (ghi nhận ca bệnh). Giám sát dựa vào cộng đồng đặc biệt hữu ích trong vụ dịch và ở nơi giám sát ca bệnh theo hội chứng.
36. Giám sát dựa vào bệnh viện là giám sát mà nơi ghi nhận, khai báo bắt đầu từ bệnh viện có bệnh nhân được chẩn đoán với bệnh hoặc hội chứng cụ thể.

37. Giám sát dựa vào phòng xét nghiệm là giám sát mà các thông tin ghi nhận được bắt đầu từ các phòng xét nghiệm phân lập hoặc phát hiện ra các tác nhân gây bệnh.

38. Phản hồi thông tin là gửi báo cáo định kỳ về kết quả phân tích số liệu giám sát tới tất cả các tuyến của hệ thống giám sát. Từ đó các tuyến có thể nắm được xu hướng của dịch cũng như các hoạt động cần triển khai.

39. Báo cáo giám sát là việc ấn hành, xuất bản định kỳ các thông tin đặc hiệu về bệnh dịch qua quá trình giám sát, bao gồm cập nhật các bảng, biểu, đồ thị chuẩn về các vụ dịch xảy ra; và thông tin về việc thực hiện theo các chỉ tiêu, chỉ số đã đề ra.

40. Điều tra là cuộc điều tra mà trong đó thông tin được thu thập có hệ thống, thông thường được tiến hành trên cỡ mẫu thuộc nhóm quần thể dân cư xác định, trong khoảng thời gian xác định. Không giống như giám sát, điều tra  không có tính liên tục. Tuy nhiên nếu nó lặp lại đều đặn thì cũng coi như là một dạng cơ bản của hệ thống giám sát.

41. Báo cáo theo hội chứng là việc khai báo qua giám sát các trường hợp được định nghĩa theo hội chứng mà không theo một bệnh xác định nào (ví dụ Hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính, Hội chứng Lỵ, …).
42. Báo cáo không có ca bệnh là báo cáo kết quả định kỳ giám sát không có ca bệnh nào được phát hiện của đơn vị. Nó cho phép đơn vị nhận báo cáo chắc chắn là không bị thất lạc báo cáo và đơn vị không quên báo cáo.

III. Quá trình lây truyền bệnh

1. Nguồn truyền nhiễm

Nguồn truyền nhiễm bao gồm:

· Người: có triệu chứng hoặc không có triệu chứng 
· Động vật: có triệu chứng hoặc không có triệu chứng

· Ổ chứa khác: không phải người hay động vật

2. Các phương thức lây truyền: có 4 hình thức cơ bản
· Lây truyền qua đường da, niêm mạc
· Lây truyền qua đường hô hấp
· Lây truyền qua đường tiêu hoá
· Lây truyền qua đường máu
3. Cơ thể cảm thụ

Yếu tố cuối cùng của quá trình lây truyền dịch là cơ thể cảm thụ. Tính cảm nhiễm của cơ thể cảm thụ bệnh là khả năng phản ứng của cơ thể đối với tác nhân gây bệnh hoặc các sản phẩm của nó (độc tố, men). Hậu quả của phản ứng này là sự phát sinh quá trình nhiễm trùng của cơ thể. Tính cảm thụ của cơ thể đối với bệnh nhiễm trùng có khác nhau về mức độ và nằm trong giới hạn 2 khả năng:

· Tính cảm thụ tuyệt đối: Có nghĩa là cơ thể cảm thụ nhất định sẽ bị mắc bệnh khi lần đầu tiên bị nhiễm mầm bệnh đó.

· Tính đề kháng tuyệt đối: được tạo thành do miễn dịch tự nhiên theo chủng loài hoặc sau khi bị nhiễm trùng.

Chỉ số lây (infectious index) được dùng để chỉ số lượng người khoẻ sẽ bị mắc bệnh lâm sàng trong toàn bộ số người bị nhiễm trùng. Nếu 100% số người bị nhiễm trùng mắc bệnh thì chỉ số lây là 1. Chỉ số lây không phải chỉ có mối quan hệ đơn giản mà còn có hàng loạt những yếu tố khác có ảnh hưởng đến tác nhân gây nhiễm và cơ thể cảm thụ. Chỉ số lây của các bệnh có khoảng cách khác nhau khá rộng như: sởi, Đậu mùa trên 0,95; ho gà 0,7; tinh hồng nhiệt 0,3; bạch hầu 0,1-0,2; bại liệt polio 0,01-0,03 …

Tính cảm thụ cá thể có thể được phát hiện bằng thử nghiệm miễn dịch sinh vật hoặc xét nghiệm kháng thể đặc hiệu. Kháng thể đặc hiệu được tạo thành sau khi mắc bệnh. Thử nghiệm miễn dịch sinh vật được sử dụng nhiều như phản ứng Shick, phản ứng tuberculine.

Tính cảm thụ có liên quan chặt chẽ với đường vào cơ thể của tác nhân gây nhiễm. Đó là nơi đột nhập mầm bệnh vào cơ thể. Mỗi nhóm bệnh có cửa vào riêng như: uốn ván qua da bị thương, lỵ qua tuyến ở ruột già, thương hàn qua tuyến ở ruột non, vi rút bại liệt polio qua tuyến ở miệng và ruột non, lậu cầu khuẩn qua tuyến cơ quan sinh dục,…. Tuy nhiên cũng có tác nhân gây bệnh có nhiều đường vào cơ thể như: trực khuẩn than qua da bị thương, tuyến tiêu hoá, hô hấp; trực khuẩn lao qua hô hấp, nhưng cũng có thể qua da ruột non.

Trong cơ thể có hàng loạt hàng rào bảo vệ cơ thể để ngăn cản sự xâm nhập của tác nhân gây nhiễm, kể cả ngay từ cửa vào của mầm bệnh. Người ta gọi nó là hàng rào tổ chức thuộc hệ thống phản ứng bảo vệ cơ thể không đặc hiệu  

Tác nhân gây nhiễm có thể định cư ngay ở cửa vào hoặc xung quanh đó để tạo ra qua trình nhiễm khuẩn địa phương. Sau đó mầm bệnh có thể đi vào hạch, máu rồi đến các cơ quan khác xa hơn.Ví dụ: vi rút viêm gan A vào tuyến của bộ máy tiêu hoá rồi đến gan; vi khuẩn thương hàn vào tuyến ruột non rồi đến đường bạch huyết và vào máu; vi rút bại liệt polio vào tuyến bộ máy tiêu hoá rồi vào máu và từ đó làm thương tổn phần chất xám của tuỷ sống, v.v.
IV. Danh mục các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam
Danh mục Bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 30/2007/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007 gồm các nhóm sau đây:

1.  Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê - bô - la (Ebola), Lát-sa (Lassa) hoặc Mác-bớc (Marburg); bệnh sốt Tây sông Nin (Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh;

2. Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. 

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B bao gồm bệnh do vi rút A-đê-nô (Adeno); bệnh do vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); bệnh bạch hầu; bệnh cúm; bệnh dại; bệnh ho gà; bệnh lao phổi; bệnh do liên cầu lợn ở người; bệnh lỵ A-míp (Amibe); bệnh lỵ trực trùng; bệnh quai bị; bệnh sốt Đăng gơ (Dengue), sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue); bệnh sốt rét; bệnh sốt phát ban; bệnh sởi; bệnh tay-chân-miệng; bệnh than; bệnh thủy đậu; bệnh thương hàn; bệnh uốn ván; bệnh Ru-bê-ôn (Rubeon); bệnh viêm gan vi rút; bệnh viêm màng não do não mô cầu; bệnh viêm não vi rút; bệnh xoắn khuẩn vàng da; bệnh tiêu chảy do vi rút Rô-ta (Rota);

3. Nhóm C gồm các bệnh truyền nhiễm ít nguy hiểm, khả năng lây truyền không nhanh.

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm C bao gồm bệnh do Cờ-la-my-đi-a (Chlamydia); bệnh giang mai; các bệnh do giun; bệnh lậu; bệnh mắt hột; bệnh do nấm Can-đi-đa-an-bi-căng (Candida albicans); bệnh Nô-ca-đi-a (Nocardia); bệnh phong; bệnh do vi rút Xi-tô-mê-ga-lô (Cytomegalo); bệnh do vi rút Héc-péc (Herpes); bệnh sán dây; bệnh sán lá gan; bệnh sán lá phổi; bệnh sán lá ruột; bệnh sốt mò; bệnh sốt do Rích-két-si-a (Rickettsia); bệnh sốt xuất huyết do vi rút Han-ta (Hanta); bệnh do Tờ-ri-cô-mô-nát (Trichomonas); bệnh viêm da mụn mủ truyền nhiễm; bệnh viêm họng, viêm miệng, viêm tim do vi rút Cốc-xác-ki (Coxsakie); bệnh viêm ruột do Giác-đi-a (Giardia); bệnh viêm ruột do Vi-bờ-ri-ô Pa-ra-hê-mô-ly-ti-cút (Vibrio Parahaemolyticus) và các bệnh truyền nhiễm khác.

Chương 2: Hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam

I. Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị tham gia giám sát

1. Cục Y tế dự phòng và Môi trường:

· Chịu trách nhiệm tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong việc tổ chức, chỉ đạo giám sát, phòng chống bệnh truyền nhiễm trên phạm vi cả nước.

· Cục Y tế dự phòng và Môi trường có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch trong nước và tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch trên thế giới từ các nguồn thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), APEC,  mạng Internet và các kênh thông tin khác (nếu có) với lãnh đạo Bộ.

· Chỉ đạo các viện VSDT/Pasteur, các Viện khác thuộc hệ Y tế dự phòng, Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm phòng chống bệnh xã hội, Trung tâm phòng chống sốt rét trong công tác giám sát bệnh truyền nhiễm.
· Là cơ quan duy nhất được Bộ trưởng Bộ Y tế uỷ quyền thông báo tình hình các bệnh truyền nhiễm trên phạm vi cả nước.
2. Các Viện VSDT/Pasteur, Viện SR - KST - CT: 
· Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Viện SR-KST-CT và các Viện khác thuộc hệ thống Y tế dự phòng có trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố thuộc khu vực phụ trách và phối hợp với các đơn vị thuộc hệ điều trị thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm và báo cáo về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng và Môi trường) đồng thời thông báo cho các Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trong khu vực và các bệnh Viện Trung ương, Quân đội đóng trên địa bàn, khu vực mình phụ trách.

· Chỉ đạo, hỗ trợ các Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố thuộc khu vực phụ trách về công tác giám sát bệnh truyền nhiễm. Tổ chức các lớp tập huấn về giám sát các bệnh truyền nhiễm cho các địa phương trong khu vực phụ trách.
3. Các TTYTDP, TT PC SR - KST - CT, TT KDYT quốc tế tuyến tỉnh: 
· Các Trung tâm Y tế dự phòng, TTKDYTQT, TTPC SR-KST-CT tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các Trung tâm Y tế/TTYT dự phòng trực thuộc và phối hợp với các đơn vị thuộc hệ điều trị thực hiện giám sát các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn phụ trách và báo cáo lên Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các Viện thuộc hệ Y tế dự phòng phụ trách khu vực và Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng và Môi trường) và Sở Y tế. Tổ chức các lớp tập huấn về giám sát các bệnh truyền nhiễm cho các huyện, thị trong địa bàn phụ trách.

· Đối với các địa phương có cửa khẩu quốc tế, cần kiểm dịch chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ, không để bệnh dịch xâm nhập. 

· Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng.
4. Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện: 
· Trung tâm Y tế dự phòng tuyến huyện có trách nhiệm phối hợp với Bệnh viện tuyến huyện, chỉ đạo y tế xã thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm trên địa bàn phụ trách và báo cáo lên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố.

· Đối với các địa phương có cửa khẩu quốc tế, cần kiểm dịch chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ, không để dịch bệnh xâm nhập. 
5. Trạm Y tế tuyến xã:  

· Các trạm y tế xã có trách nhiệm giám sát các bệnh truyền nhiễm và báo cáo lên Trung tâm Y tế dự phòng huyện.

· Trạm y tế xã theo dõi, giám sát các trường hợp điều trị tại nhà, mắc mới trong cộng đồng.

6. Các phòng khám đa khoa khu vực, các bệnh viện huyện/tỉnh; Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới Quốc gia; các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế tư nhân có trách nhiệm thông báo kịp thời cho các đơn vị Y tế dự phòng cùng cấp khi phát hiện hoặc tiếp nhận ca bệnh được chẩn đoán thuộc bệnh truyền nhiễm trong diện quản lý hoặc các bệnh lạ, chưa rõ nguyên nhân.

II. Sơ đồ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam
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Chương 3: Giám sát bệnh truyền nhiễm

I. Phát hiện ca bệnh truyền nhiễm gây dịch

1. Định nghĩa ca bệnh
· Chất lượng của số liệu thu thập được phụ thuộc vào việc sử dụng các tiêu chuẩn phát hiện ca bệnh. Các tiêu chuẩn này tập hợp lại thành định nghĩa ca bệnh. Khi bác sỹ khám cho bệnh nhân, họ sử dụng các tiêu chuẩn để chẩn đoán. Ngoài các biểu hiện triệu chứng, có thể phải thực hiện thêm cả xét nghiệm. Tất cả những yếu tố này tạo nên định nghĩa lâm sàng về ca bệnh. Định nghĩa giám sát về ca bệnh là một tập hợp các tiêu chuẩn được sử dụng để phát hiện ca bệnh trong giám sát bệnh.

· Định nghĩa ca bệnh nhằm mục đích giám sát bệnh thông thường gồm có các tiêu chuẩn về lâm sàng thường gặp nhất, tiêu chuẩn về xét nghiệm vi sinh hoặc huyết thanh miễn dịch; ngoài ra có thể thêm yếu tố tiền sử dịch tễ.

· Việc sử dụng các định nghĩa ca bệnh chuẩn đảm bảo rằng tất cả mọi trường hợp bệnh đều được chẩn đoán theo cùng một cách thức như nhau mà không phụ thuộc vào người chẩn đoán. Điều này cho phép so sánh được số ca mắc một bệnh tại một thời điểm hoặc địa điểm này với số mắc tại một thời điểm hoặc địa điểm khác. Nếu các cơ sở y tế sử dụng định nghĩa ca bệnh khác nhau thì kết quả phát hiện số ca bệnh không như nhau và sẽ không theo dõi được xu hướng tiến triển của một bệnh truyền nhiễm cụ thể. Nhân viên y tế phân tích số liệu và thực hiện hành động sẽ không biết được xu hướng tiến triển đó là do bệnh hay do những nguyên nhân khác, ví dụ như do sự thay đổi trong cách chẩn đoán của bác sỹ.

· Để phát hiện sớm vụ dịch và xác định kịp thời những ca mắc các bệnh cần loại trừ hay thanh toán, có thể sử dụng cách thức mô tả triệu chứng lâm sàng và nên báo cáo các trường hợp nghi ngờ. Chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm được thực hiện để khẳng định tác nhân gây bệnh hoặc nguyên nhân bệnh khi:

· Cần có chẩn đoán rõ ràng để điều trị, ví dụ như phân biệt giữa lỵ trực khuẩn và lỵ a míp.

· Khẳng định một vụ dịch. Nếu đã xác định được một số ca bệnh thì không cần phải xét nghiệm tất cả các trường hợp, vì có thể quản lý những trường hợp có cùng biểu hiện lâm sàng theo cách quản lý các ca bệnh đã được khẳng định; ví dụ như trong một vụ dịch tả.

· Khẳng định ca mắc bệnh cần loại trừ hoặc thanh toán bệnh, ví dụ như bại liệt.

2. Xét nghiệm

· Xét nghiệm là công cụ hữu ích đối với y tế dự phòng vì nó có thể hỗ trợ hoặc khẳng định chẩn đoán. Ngay cả những cán bộ y tế có kinh nghiệm và được đào tạo kỹ cũng có lúc chẩn đoán nhầm. Sự hỗ trợ của phòng xét nghiệm làm tăng khả năng chẩn đoán đúng, và đáp ứng chống dịch của y tế dự phòng sẽ phù hợp và hiệu quả hơn. Chẩn đoán xác định của phòng xét nghiệm sẽ bảo đảm tránh được những sai sót đáp ứng chống dịch của y tế dự phòng do số liệu giám sát sai lệch gây ra (ví dụ như triển khai chiến dịch tiêm vắc xin rộng rãi để đối phó với một trường hợp bại liệt theo báo cáo mà thực chất chỉ là liệt do giảm kali huyết, hoặc điều trị các trường hợp nghi thương hàn bằng chloramphenicol trong khi thực tế đó là mắc sốt rét). 

· Cần thiết sử dụng các dịch vụ xét nghiệm sẵn có ở huyện, tỉnh và các phòng xét nghiệm của khu vực hoặc ở những nơi có thể thực hiện các xét nghiệm đặc biệt mà ở tỉnh không có. Nên có sự hợp tác thường xuyên với những phòng xét nghiệm có thể nhận bệnh phẩm và giúp chẩn đoán xác định những vụ dịch nghi ngờ. Mục đích của việc hợp tác thường xuyên này là củng cố quan hệ giữa cơ sở y tế huyện - nơi sẽ gửi bệnh phẩm - với phòng xét nghiệm, nơi sẽ nhận bệnh phẩm. Đảm bảo cho các thủ tục xác định bệnh và báo cáo kết quả được rõ ràng để có thể thực hiện chẩn đoán một cách chắc chắn, ví dụ như phiếu yêu cầu xét nghiệm, ngày và giờ phòng xét nghiệm có thể nhận và xử lý bệnh phẩm, thời gian có kết quả xét nghiệm.

· Bệnh phẩm phải được bảo quản và vận chuyển đến phòng xét nghiệm theo đúng qui định để đảm bảo kết quả xét nghiệm chính xác. Bệnh phẩm phải được lấy một cách an toàn, bảo quản trong môi trường thích hợp, và giữ ở nhiệt độ cho phép. Hạn chế tối đa khoảng thời gian lưu trữ từ lúc lấy bệnh phẩm tới lúc làm xét nghiệm.

· Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy trong việc phân tích kết quả xét nghiệm. Ví dụ, rất khó giải thích kết quả khi:
· Mẫu huyết thanh được lấy không đúng cách và bị bội nhiễm.

· Chậm trễ trong việc vận chuyển hoặc làm lạnh khiến cho vi khuẩn phát triển quá mức trong bệnh phẩm.

· Môi trường bảo quản không đủ, dẫn đến việc giảm độ sống của các vi sinh vật hoặc kháng thể nghi ngờ.

· Bệnh phẩm không được đưa vào môi trường thích hợp hoặc thuốc thử đã quá hạn sử dụng.

II. Phân tích số liệu giám sát

Phân tích số liệu kịp thời là việc làm quan trọng để có thể biến thông tin thành hành động. 

1. Các chỉ số: 

1.1. Khái niệm: Chỉ số là số đo giúp cho việc lượng hóa và so sánh những sự thay đổi. Sự thay đổi có thể được thể hiện theo chiều hướng (tăng hay giảm), mức độ (ít hay nhiều) và phạm vi (rộng hay hẹp).

1.2. Đặc tính: Chỉ số phải đơn giản, có tính chính xác và giá trị sử dụng cao.

1.2.1. Độ nhạy: Chỉ số phải nhạy cảm với sự thay đổi của đối tượng cần đo lường. Chỉ số có độ nhạy cao sẽ hạn chế bỏ sót ca bệnh (giảm trường hợp âm tính giả).

1.2.2. Độ đặc hiệu: Sự thay đổi của chỉ số phản ánh sự thay đổi của đối tượng mà chỉ số đo lường, chứ không phải đo ảnh hưởng của các yếu tố khác. Chỉ số có độ đặc hiệu cao sẽ hạn chế số ca bệnh được xác dịnh sai (giảm trường hợp dương tính giả).

1.2.3. Khách quan: Số liệu dùng để tính chỉ số phải khách quan, không có sai số và không điều chỉnh số liệu. Những người khác nhau khi dùng chỉ số đều có nhận định tương tự như nhau.

1.3. Các dạng thức của chỉ số:

1.3.1. Tần số: Biểu thị số lần xuất hiện của một quan sát nào đó. Ví dụ: số người mang vi rút cúm gây bệnh H5N1 khi kiểm tra bệnh phẩm.

1.3.2. Tần số cộng dồn: thường được sử dụng khi trình bày trong bảng. Tần số cộng dồn của một ô nào đó bằng tần số của chính ô đó cộng với tần số của các ô trước.

1.3.3. Tần số tuyệt đối: chính là tần số thực của một quan sát và không phụ thuộc vào cỡ mẫu lớn hay nhỏ. Tần số tuyệt đối được biểu thị bằng giá trị tuyệt đối của sự kiện.

1.3.4. Tần số tương đối hay còn gọi là tần suất: biểu thị của tần số trong một mối tương quan với cỡ mẫu. Tần số tương đối được biểu thị bằng giá trị tương đối của sự kiện, bao gồm tỷ số, tỷ lệ và tỷ suất.

1.4. Tỷ số, tỷ lệ và tỷ suất: 

Tỷ số, tỷ lệ và tỷ suất là những công cụ quan trọng dùng để đo tần số của bệnh. Các thước đo tần số này được dùng cho các biến phân loại (ví dụ như sống hoặc chết, nam hoặc nữ). Ba thước đo có cùng công thức:

X/Y x 10n 

trong đó x và y là những số lượng được so sánh và 10n là hằng số.

1.4.1. Tỷ số: là biểu thị mối tương quan của hai đại lượng. Hai đại lượng này có thể liên quan với nhau hoặc hoàn toàn độc lập với nhau. Tỷ lệ và tỷ suất là những trường hợp riêng của tỷ số.

Ví dụ:

	Mật độ dân số   =
	Số dân trung bình của một khu vực

trong khoảng thời gian xác định (người)

	
	Diện tích của khu vực đó (km2)


1.4.2. Tỷ lệ: là một phân số trong đó tử số là một phần của mẫu số và có cùng đơn vị đo như nhau, [x/y, trong đó x là một phần của y]

Ví dụ: 

	Tỷ lệ nam =
	Số nam của một khu vực

trong khoảng thời gian xác định

	
	Tổng dân số (nam+nữ) của

khu vực đó trong cùng thời gian


- Tỷ lệ phần trăm: Có cùng công thức như tỷ lệ, nhưng được nhân với 100 (x/y X 100).

1.4.3. Tỷ suất: là phân số dùng để đo lường xác suất xảy ra của một sự kiện đặc biệt, trong đó tử số là các sự kiện (sinh, chết, tai biến, bệnh tật,...) và mẫu số là số lượng cá thể có trong các sự kiện đó (dân số chung, số trẻ em dưới 5 tuổi, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ,...) trong một khoảng thời gian nhất định. Tỷ suất thường để xác định mức độ biến động của các hiện tượng trong một khoảng thời gian xác định.

Tỷ suất trong dịch tễ học thường chứa 3 phần: tần suất mắc bệnh, mẫu của quần thể và thời gian xảy ra sự kiện.
Không giống như những con số, các tỷ suất có thể giúp hình dung ra nguy cơ mắc bệnh của con người trong quần thể. Tỷ suất thường được dùng để so sánh sự xuất hiện bệnh giữa các vùng, nhóm tuổi, giới tính hoặc nhóm dân tộc khác nhau.

	Tỷ suất =
	Số sự kiện xảy ra trong khoảng

thời gian xác định thuộc một khu vực
	x k

(k=10n)



	
	Số lượng trung bình cá thể có khả năng

sinh “sự kiện” đó trong khu vực/thời gian
	


Ví dụ: Tỷ suất tử vong ca bệnh (Case Fatality Rate - CFR) còn gọi là tỷ lệ chết trên mắc là tỷ lệ thường dùng. Cách tính tỷ suất tử vong ca bệnh như sau:

· Tính tổng số trường hợp tử vong.

· Chia tổng số trường hợp tử vong cho tổng số trường hợp bệnh ghi nhận được (cả tử vong và không tử vong).

· Nhân kết quả với 100.

Bảng Tỷ suất tử vong ca bệnh của bệnh sởi theo nhóm tuổi năm 2006

	Nhóm tuổi
	Số mắc
	Số chết
	Tỷ suất tử vong ca bệnh

	0-4 tuổi
	40
	4
	10%

	5-14 tuổi
	9
	1
	11%

	Từ 15 tuổi trở lên
	1
	0
	0%

	Không rõ tuổi
	28
	0
	0%

	Tổng cộng
	78
	5
	6%


· Tỷ suất tử vong ca bệnh giúp:

· Chỉ ra mức độ trầm trọng của bệnh trạng.

· Xác định những mầm bệnh mới có độc tính cao hơn hoặc kháng thuốc.

· Chỉ ra chất lượng chăm sóc y tế kém hoặc tình trạng chưa được chăm sóc

· Chỉ ra những vấn đề trong quản lý ca bệnh. So sánh chất lượng quản lý ca bệnh giữa những vùng khác nhau.

· Các chương trình y tế dự phòng có thể tác động đến tỷ suất tử vong ca bệnh bằng cách đảm bảo rằng ca bệnh được phát hiện ngay và được quản lý với chất lượng tốt. Một số khuyến nghị về công tác phòng chống những bệnh cụ thể coi việc làm giảm tỷ suất tử vong ca bệnh là tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của việc xử lý dịch (ví dụ như CFR thấp hơn 1% trong vụ dịch tả).

Các tài liệu trong y học sử dụng các thuật ngữ tỷ số, tỷ lệ và tỷ suất không nhất quán như là trong định nghĩa của toán học. Điều quan trọng là phải hiểu cách đo lường, tính toán và ý nghĩa của các thuật ngữ này.

1.5. Đo lường mắc bệnh:

1.5.1. Tỷ suất hiện mắc: Đo lường tần số hiện mắc bệnh của một quần thể ở một điểm nhất định của thời gian (tỷ lệ hiện mắc tại một thời điểm) hay ở một khoảng thời gian nhất định (tỷ lệ hiện mắc trong một khoảng thời gian). Tỷ suất hiện mắc thường ký hiệu là P (prevalence)

	P=
	Tổng số bệnh nhân hiện mắc của một bệnh tại một thời điểm nhất định hay trong một khoảng thời gian nhất định
	x k

(k=10n)

	
	Tổng số người ở quần thể có nguy cơ
	


- ý nghĩa của tỷ suất hiện mắc: 

· Tỷ suất hiện mắc được xác định trong các cuộc điều tra ngang giám sát tình hình sức khỏe của cộng đồng, đánh giá một hiện tượng mắc hàng loạt. Nếu có thể đối chiếu đỉnh cao nhất của nguy cơ (xảy ra trong quá khứ) với đỉnh cao của tỷ lệ mới mắc thì có thể ước lượng khoảng thời kỳ ủ bệnh hoặc thời kỳ tiềm tàng của bệnh, thời gian tiếp xúc, và cùng với các thông tin khác về dịch tễ, có thể cho ta đánh giá một cách logic quá trình mắc bệnh hàng loạt đó và áp dụng những phương pháp hợp lý và hữu hiệu trong giám sát bệnh hàng loạt. 

· Tỷ suất hiện mắc được sử dụng để đánh giá tình trạng sức khỏe của một quần thể, là cơ sở để lập kế hoạch đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quần thể (như số cán bộ y tế, số giường bệnh, cơ số thuốc điều trị).

1.5.2. Tỷ suất mới mắc: Đo lường tần số mới mắc bệnh của một quần thể trong một khoảng thời gian nào đó. Tỷ suất mới mắc thường có ký hiệu là I (incidence)

Tỷ suất mới mắc tích lũy (CI): 

	CI=
	Tổng số trường hợp mới mắc bệnh của một quần thể trong một khoảng thời gian xác định
	x k

(k=10n)



	
	Tổng số người có nguy cơ mắc bệnh của quần thể đó                  trong thời gian đó 
	


Tỷ suất mật độ mới mắc (ID): là tỷ số của số trường hợp mới mắc của một bệnh trong một thời gian nhất định, được chia cho thời gian-người có nguy cơ. 
	ID=
	Tổng số trường hợp mới mắc bệnh của một quần thể trong một khoảng thời gian xác định
	x k

(k=10n)



	
	Tổng thời gian có nguy cơ theo dõi được của tất cả các cá thể thuộc quần thể đó
	


- Tỷ suất mật độ mới mắc thường là một phép đo chính xác hơn tỷ suất mới mắc tích lũy, bởi vì nó quan tâm đến thời gian nguy cơ của từng cá thể.

· Tỷ lệ tấn công: Là một dạng đặc biệt của tỷ suất mới mắc để thấy được phạm vi và mức độ dân số bị ảnh hưởng, thường được sử dụng trong điều tra, nghiên cứu các vụ dịch. Tỷ lệ tấn công thường được ký hiệu là AR (attack rate).

Công thức:

	AR=
	Số mắc mới của quần thể trong một khoảng thời gian
	x 100 (1000)

	
	Dân số nguy cơ vào lúc đầu khoảng thời gian
	


Ví dụ:
Bảng minh hoạ tỷ lệ tấn công của bệnh sốt xuất huyết theo vùng:

	QuËn/huyÖn
	Dân số
	Số mắc
	Tỷ lệ tấn công/1.000

	Thuỷ Nguyên
	271.728
	1.370
	5

	Ngô Quyền
	196.188
	1.400
	7

	An Hải
	193.997
	870
	4

	Vĩnh Bảo
	191.719
	450
	2

	An Lão
	182.481
	400
	2

	Khác
	133.000
	0
	0

	Tổng cộng
	1.169.113
	4.490
	4


- ý nghĩa của tỷ suất mới mắc: 

· Tỷ suất mới mắc được xác định trong các nghiên cứu thuần tập tương lai, trong đó một nhóm cá thể có nguy cơ nhưng chưa mắc bệnh được theo dõi trong một thời gian để xác định nguy cơ phát triển bệnh 

· Tỷ suất mới mắc có ích cho việc đánh giá nguy cơ phát triển bệnh theo thời gian do tiếp xúc với yếu tố nguy cơ đó.

· Tỷ suất mới mắc cho phép đánh giá hiệu quả của các biện pháp can thiệp đã được áp dụng.

1.5.3. Liên quan giữa tỷ suất hiện mắc P và tỷ suất mới mắc I: 

- Tỷ suất hiện mắc P phụ thuộc chủ yếu vào tỷ suất mới mắc I và thời gian mắc bệnh trung bình:

P = I x D

(Trong đó D là thời gian mắc bệnh trung bình, còn gọi là bệnh kỳ, đo bằng ngày, tuần, tháng hoặc năm).

- Sự liên quan này giúp chúng ta thấy một điều quan trọng: nếu muốn giảm tỷ lệ hiện mắc thì có thể thực hiện biện pháp:

· Giảm số mới mắc (chống dịch hữu hiệu, như bảo vệ khối cảm nhiễm, cắt đứt đường truyền nhiễm, không để xuất hiện trường hợp mắc bệnh mới, có biện pháp phòng bệnh đặc hiệu) và hoặc

· Giảm thời gian mắc bệnh trung bình (có biện pháp điều trị tốt, rút ngắn thời gian điều trị, tăng cường sức khỏe nhân dân).

2. Các biểu hiện các chỉ số:
· Để phát hiện dịch, theo dõi diễn biến dịch và giám sát hoạt động y tế dự phòng, nhân viên y tế cần giám sát các thông tin sau:

· Số lượng ca mắc, tử vong

· Địa điểm
· Thời gian
· Đối tượng
· Những yếu tố nguy cơ 

· Những thông tin trên thu được từ các sổ khám bệnh và hồ sơ chuyên môn. Nhưng để dễ xác định vấn đề và phát hiện dịch, thì số liệu ghi nhận từ sổ sách của các cơ sở khám chữa bệnh cần được tóm lược và trình bày ở dạng bảng, đồ thị hay biểu đồ. Việc trình bày số liệu như vậy giúp cho người nhận thông tin dễ hiểu hơn, và dễ nhìn thấy các mô hình và xu hướng hơn.

· Mặc dù phần lớn việc phân tích được thực hiện ở tuyến huyện và tuyến tỉnh, cũng nên thực hiện một số phân tích tại chỗ, ở tuyến xã. Một phương pháp để đảm bảo rằng ít ra là số liệu về những bệnh quan trọng được phân tích hàng tháng là có “sổ phân tích” ở trạm y tế xã và trung tâm y tế huyện. Có thể lưu giữ đồ thị, bảng và bản đồ trong một quyển sổ hoặc treo trên tường. Mỗi tuần hoặc tháng bổ sung số liệu vào các đồ thị, bảng, và đưa ra nhận xét. Khi đến trạm y tế xã, cán bộ tuyến huyện và tỉnh có thể xem xét các bảng và đồ thị này.

2.1. Bảng
· Bảng là một tập hợp số liệu được sắp xếp theo hàng và cột. Bảng có tác dụng biểu thị mô hình, sự khác biệt và các mối quan hệ khác. Ngoài ra, bảng thường được dùng làm cơ sở để chuẩn bị cho việc hiển thị số liệu một cách dễ nhìn hơn qua đồ thị và biểu đồ. 

· Bảng được thiết kế để trình bày số liệu phải càng đơn giản càng tốt. Thông thường, hai hoặc ba bảng nhỏ - mỗi bảng tập trung vào một khía cạnh của số liệu - sẽ dễ hiểu hơn là một bảng lớn chứa nhiều chi tiết hay nhiều biến số. 

· Bảng biểu tự thân phải mang tính giải thích, cần tuân theo những nguyên tắc sau:
· Tiêu đề của bảng phải dễ hiểu, ngắn gọn và nêu được rõ trong bảng là những số liệu gì, ở đâu, vào thời gian nào.

· Tên hàng, cột phải rõ ràng, và bao gồm cả đơn vị đo lường (như năm, tỷ lệ mắc/100.000, v.v...).

· Cần có tổng số theo hàng và theo cột. Nếu số liệu là phần trăm (%), cũng phải có tổng số (luôn luôn là 100).

· Nếu trong bảng sử dụng mã số, chữ viết tăt hay tượng hình, những yếu tố này phải được giải thích chi tiết ở phần chú thích cuối trang.

· Thông thường tiêu đề của bảng được để cách bảng một khoảng trống hoặc có đường kẻ phân chia. Nếu là bảng nhỏ, các đường chia cột có thể không cần thiết.

· Nếu số liệu không phải là số liệu gốc, phải ghi ở phần chú thích ở cuối bảng nguồn gốc của số liệu đó.

Ví dụ: Tuổi của các trường hợp mắc bệnh ho gà, Hà Nội, tháng 2/2001
	Nhóm tuổi (năm)
	Số trường hợp mắc
	Phần trăm mắc (%)

	0-9
	70
	51

	10-19
	45
	33

	20-29
	15
	11

	30-39
	5
	4

	40-49
	2
	1

	≥ 50
	0
	0

	Tổng cộng
	137
	100


2.2. Đồ thị:

· Đồ thị phần lớn thường được sử dụng để trình bày số liệu theo thời gian, là phương pháp để trình bày số liệu định lượng rõ ràng hơn khi sử dụng hệ thống toạ độ. Đây được xem như là hình ảnh thống kê chụp nhanh, giúp cho ta thấy được mô hình và xu hướng. Người ta thường dễ nhớ những khía cạnh quan trọng của một tập hợp số liệu khi nhìn vào đồ thị hơn là khi nhìn vào bảng.

· Đồ thị thường có 2 trục, một trục ngang và một trục dọc, cắt nhau tạo thành góc vuông. Những đường này được coi là trục hoành hay trục x, và trục tung hay trục y. Các giá trị của biến độc lập, như thời gian, được trình bày trên trục x, còn giá trị của biến phụ thuộc, như số trường hợp mắc hay tỷ lệ mắc, được trình bày trên trục y. Mỗi trục đều được ghi nội dung mà trục thể hiện (cả tên của biến và đơn vị đo lường).

· Nguyên tắc chung của đồ thị:

· Dạng đồ thị đơn giản nhất lại có hiệu quả nhất. Không nên dùng nhiều đường kẻ hay biểu tượng trong một biểu đồ để có thể theo dõi một cách dễ dàng.

· Mọi đồ thị đều phải hoàn toàn mang tính giải thích. Vì thế, tiêu đề, nguồn dữ liệu, tỷ lệ và các phần chú giải hay chú thích phải được ghi rõ.

· Vị trí tiêu đề của đồ thị là do tùy chọn.

· Nếu có hơn một biến số trên đồ thị, mỗi một biến số phải được phân biệt rõ bằng chú thích hay chú giải.

· Tần suất thường được biểu diễn trên trục tung, còn phương thức phân loại thì được biểu diễn trên trục hoành.

· Về tỷ lệ số học, sự gia tăng đồng đều trên thước đo phải biểu thị tương ứng với đơn vị số.

· Việc chia tỷ lệ cũng như đơn vị được biểu thị trên thước đo phải rõ ràng.

· Đồ thị tỷ lệ số học (Arithmetic scale line graph): Được sử dụng trong việc mô tả các số liệu liên tục được thu thập theo thời gian, ví dụ như những biến động hay xu hướng trong một giai đoạn nhiều năm hoặc những biến thiên trong các thời gian ngắn hơn: ngày, tuần hoặc tháng. Trong thực tế thường dùng loại đồ thị dây và đồ thị dạng cột liên tục. Dạng đồ thị này, đặc biệt phù hợp với:
· Một chuỗi số mà trong đó có nhiều giá trị liên tục cần được diễn đạt.
· Trong trường hợp một vài chuỗi được đưa ra so sánh trong cùng một biểu đồ.
· Để nghiên cứu sâu hay phân tích nội suy.
· Khi cần phải nhấn mạnh, nên nhấn mạnh vào sự biến thiên hơn là vào các số liệu thực sự.
Ví dụ đồ thị dây
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Đồ thị tỷ lệ bán-Logarit (Semi-logarithmic scale line graph): được sử dụng khi xem xét một chuỗi số liệu theo một giai đoạn thời gian hay mối quan tâm nằm ở sự biến đổi tương đối (hay mức độ biến thiên) ở các giá trị hơn là ở số lượng tuyệt đối của biến thiên này. Ưu điểm:

· Độ dốc của đồ thị biểu diễn mức độ tăng hay giảm

· Một đường thẳng biểu diễn mức độ tăng hay giảm đều liên tục của các giá trị (hay nếu là đường nằm ngang-nghĩa là không thay đổi).

· Hai hoặc nhiều đường đường chạy song song biểu diễn mức độ biến thiên giống nhau.

· Những biến thiên hay sự khác biệt lớn biểu hiện ở độ lớn của các con số có thể dễ dàng biểu diễn bằng một đồ thị tương đối nhỏ.

· Tổ chức đồ (Histogram): là một đồ thị chỉ sự phân bố tần số, còn thường được gọi là một đường cong dịch tễ nếu biến số biểu diễn trên trục hoành là thời gian.

· Đa giác tần số (Frequency polygon): sử dụng khi muốn biểu diễn hai hay nhiều phân bổ tần số trên cùng một đồ thị để dễ so sánh. Để vẽ đồ thị này, đánh dấu các giá trị đơn lẻ của một sự phân bố tần số tại điểm giữa của các khoảng cách tương ứng rồi nối các điểm này lại thành một đường.

2.3. Biểu đồ

· Biểu đồ là phương pháp minh hoạ số liệu thống kê chỉ sử dụng một trục toạ độ. Biểu đồ thích hợp cho việc trình bày số liệu với các phân loại riêng rẽ ngoài địa điểm, ví dụ như nhóm tuổi, giới tính, tình trạng tiêm chủng. Biểu đồ đạt các tiêu chí cơ bản sau:

· Phải trình bày sự kiện một cách chính xác.

· Phải rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu.

· Phải được thiết kế và xây dựng sao cho hấp dẫn và thu hút sự chú ý của mọi người.

· Một trong những điểm khác nhau cơ bản giữa đồ thị và biểu đồ là đồ thị thì được sử dụng để trình bày số liệu trên hai trục, còn biểu đồ thì dùng để trình bày số liệu trên một trục. Biểu đồ sử dụng phần lớn để trình bày số đong đếm hay tỷ lệ bằng hai hay nhiều biến định tính.

Những biểu đồ thường dùng là biểu đồ cột, biểu đồ hình tròn và bản đồ.

2.3.1. Biểu đồ cột

· Trong biểu đồ cột, mỗi giá trị hay phân loại của một biến số được trình bày thành một cột. Độ dài của cột tỷ lệ thuận với số người hay sự kiện của phân loại đó. Để vẽ biểu đồ cột, cần tuân theo những hướng dẫn sau:
· Sắp xếp những phân loại được dùng để xây dựng cột theo trật tự tự nhiên, ví dụ như theo bảng chữ cái, theo tuổi tăng dần, hoặc theo hướng tăng dần hay giảm dần độ dài của cột

· Định vị cột theo chiều thẳng đứng hoặc nằm ngang tuỳ ý

· Bề ngang của các cột như nhau

· Độ dài của cột tỷ lệ với tần suất của phân loại

· Có khoảng trống giữa các cột

Ví dụ            Số trường hợp mắc sởi theo nhóm tuổi tại Hải Phòng
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2.3.2. Biểu đồ hình tròn

· Biểu đồ hình tròn là loại biểu đồ đơn giản, dễ hiểu, trong đó độ lớn của mỗi hình quạt tỷ lệ thuận với từng thành phần.

· Khi vẽ biểu đồ hình tròn, có thể sử dụng những mức độ đánh bóng, màu hoặc hoa văn khác nhau để phân biệt các hình quạt. Có thể để nhãn hiệu của hình quạt ở phần chú giải, hay bên trong hoặc gần hình quạt. Mắt thường không thể đánh giá chính xác diện tích của hình quạt, vì vậy, nên hiển thị độ lớn (số hoặc %) của mỗi hình quạt ở bên trong hoặc gần nó.

Ví dụ      Phân bố các trường hợp mắc sởi theo tình trạng tiêm chủng

Hải Phòng, tháng 01 - tháng 03 năm 2002, N=70
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2.4. Bản đồ

· Bản đồ được dùng để thể hiện sự phân bố của các sự kiện hoặc thuộc tính. Những loại bản đồ thường được dùng là bản đồ chấm và bản đồ địa dư.

· Bản đồ chấm dùng các chấm hoặc biểu tượng khác để chỉ ra vị trí của sự kiện hoặc tình hình bệnh, dịch. Để có được bản đồ chấm, cần vẽ dấu chấm hoặc biểu tượng khác trên bản đồ tại vị trí ghi nhận ca bệnh. Bản đồ chấm thuận tiện cho việc trình bày về phân bố địa lý của sự kiện, nhưng vì không tính đến kích cỡ của dân số nguy cơ nên nó không nêu lên được nguy cơ mắc bệnh của người dân. Ngay cả khi trên bản đồ chấm thể hiện một số lượng lớn chấm ở một vùng thì nguy cơ mắc bệnh có lẽ cũng sẽ không lớn nếu vùng này có mật độ dân số cao. 
· Bản đồ vùng sử dụng các mảng đánh bóng hay mã hoá (bằng màu hay hoa văn khác nhau) để thể hiện tỷ lệ mật độ của một sự kiện tại các tiểu vùng hay phân bố của một bệnh trạng theo vùng địa lý. Trên bản đồ vùng có thể nêu rõ số lượng hoặc tỷ lệ. Mã của số hoặc tỷ lệ được nêu ở phần chú giải. Nếu sử dụng số, thì giống như bản đồ chấm, nó chỉ minh hoạ được phân bố của các ca bệnh cụ thể mà không nói lên được nguy cơ. Để minh hoạ sự khác biệt về nguy cơ mắc bệnh giữa các vùng, cần biểu diễn dưới dạng tỷ lệ. Khi dùng tỷ lệ, cần tính tỷ lệ đặc trưng (tỷ suất mắc, tỷ suất tử vong ca bệnh) cho mỗi địa dư, tức là chia số trường hợp mắc ở mỗi địa dư cho dân số nguy cơ của địa dư đó.

Ví dụ 

Tỷ lệ mắc mới bệnh sởi theo huyện, Bình Định, Việt Nam, 2001


3. Phân tích số liệu theo thời gian, địa điểm và con người

· Bảng dưới đây đề xuất những công cụ để phân tích số liệu giám sát.

	Biến số dịch tễ
	Mục tiêu
	Công cụ
	Phương pháp

	Thời gian
	Phát hiện những thay đổi đột ngột hoặc lâu dài về bệnh, số trường hợp đã xảy ra, và thời gian từ lúc phơi nhiễm đến khi có triệu chứng
	Tóm lược số liệu (tổng số) vào bảng, đồ thị dây hoặc đồ thị cột
	So sách số ca bệnh ghi nhận được trong giai đoạn này với số ca bệnh ghi nhận được trong giai đoạn trước (tuần, tháng hoặc năm)

	Địa điểm
	Xác định địa điểm xảy ra các ca bệnh (ví dụ xác định những vùng có nguy cơ cao hoặc những nơi mà dân cư có nguy cơ mắc bệnh)
	Đánh dấu các ca bệnh lên bản đồ chấm hoặc bản đồ vùng của xã, huyện, tỉnh hoặc vùng ảnh hưởng trong vụ dịch
	Đánh dấu các ca bệnh lên bản đồ và tìm các cụm hoặc mối liên quan giữa vị trí các ca bệnh và vấn đề y tế đang được nghiên cứu

	Con người
	Mô tả những nguyên nhân có khả năng thay đổi sự xuất hiện bệnh, những người có nguy cơ mắc bệnh cao nhất, những yếu tố nguy cơ tiềm tàng
	Thể hiện những số liệu đặc trưng về dân số trong bảng, biểu đồ cột và biểu đồ hình tròn.
	Tuỳ thuộc vào bệnh, xác định đặc điểm của các ca bệnh theo tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng tiêm chủng hoặc những yếu tố nguy cơ đã biết khác


3.1. Phân tích số liệu theo thời gian

· Mục đích của việc phân tích số liệu “theo thời gian” là để phát hiện sự thay đổi của số trường hợp mắc và chết theo thời gian. Qua theo dõi xu hướng theo thời gian có thể thấy quy luật thay đổi, và có thể đưa ra dự báo. Ví dụ, sự gia tăng các trường hợp mắc sốt xuất huyết trong mùa mưa. Bên cạnh đó, từ đồ thị có thể dễ phát hiện thấy sự gia tăng bất thường của các ca bệnh trong một khoảng thời gian hơn là từ bảng thể hiện một số lượng lớn ca bệnh.

· Số liệu về thời gian thường được trình bày trên đồ thị dây hoặc đồ thị cột. Cũng có thể ghi chú lên đồ thị cả những sự kiện đã xảy ra và có thể ảnh hưởng lên một bệnh cụ thể, ví dụ mhư bão, lũ lụt, chiến dịch tiêm chủng hoặc những sự kiện xã hội quan trọng. Điều này có thể giúp giải thích tại sao tỷ lệ mắc mới tăng hoặc giảm trong một giai đoạn thời gian nào đó. Trong đồ thị dưới đây, vụ dịch tiêu chảy xảy ra trong xã có thể là do thức ăn hoặc đồ uống dùng trong lễ hội của làng. Tuyến xã và tuyến huyện cũng nên xây dựng đồ thị cột về các bệnh quan trọng và vẽ đường đánh dấu “ngưỡng” hành động.

Ví dụ

Số mắc bệnh tiêu chảy tại xã Quảng Ninh, 01-31/7/2002
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Số mắc


3.2. Phân tích số liệu theo địa điểm

· Phân tích số liệu theo địa điểm cho thông tin về nơi bệnh xảy ra. Qua việc thiết lập và thường xuyên cập nhật bản đồ chấm về các trường hợp mắc của một số bệnh, có thể đưa ra giả thuyết về nơi, hình thức và lý do làm cho bệnh lan rộng. 

· Việc xây dựng bản đồ và thường xuyên cập nhật số liệu được xem như là một bộ phận của công tác giám sát thường quy.
· Lấy một tấm bản đồ địa phương từ Uỷ ban nhân dân hoặc Phòng địa chính nhà đất. Đánh dấu những đặc trưng chính cần cho công tác y tế lên giấy trong và sau đó lên một bảng lớn có thể treo trên tường để dễ sử dụng. Nếu không có bản đồ chính thống, cần phác hoạ toàn xã, quận/huyện hoặc tỉnh. Bản đồ xã phải thể hiện được các thôn làng, bản đồ quận/huyện phải thể hiện được các xã, và bản đồ tỉnh phải có các quận/huyện.

· Chuẩn bị một bộ ký hiệu để đánh dấu lên bản đồ nhằm thể hiện từng đặc trưng dưới đây:
· Vị trí và loại cơ sở y tế

· Các vùng địa lý như rừng, sông, hồ, đồng ruộng

· Những khu làng nghề, siêu thị, hầm mỏ, đập nước, cảng hàng không, cảng biển, công viên và khu nghỉ mát.

· Khi xảy ra một số lượng đáng kể trường hợp mắc một bệnh nhất định (ví dụ như đạt đến ngưỡng), có thể dùng bản đồ này để đánh dấu những nơi có bệnh. Nếu thấy các ca mắc và chết tập trung ở một khu vực nào đó, thì cần lưu ý xem hiện tượng này có liên quan đến những đặc điểm riêng biệt của khu vực đó hay không. Ví dụ ở nơi có tỷ suất tử vong ca bệnh do mắc sởi nặng có thể ở xa cơ sở y tế và khó tiếp cận do đường xá khó đi; vì vậy, trẻ bị chậm đưa đi khám bệnh và nhiều trường hợp khi đến cơ sở y tế đã có biến chứng như viêm phổi nặng.

· Cũng nên so sánh các tỷ suất mắc và tử vong ở những vùng hoặc những cơ sở y tế khác nhau. Nên sử dụng tỷ suất, chứ không phải là số lượng, để loại trừ sự khác biệt về dân số. 

Ví dụ:
Trong bảng dưới đây, nếu chỉ nhìn vào số mắc được báo lên, thì làng A tỏ ra có nhiều người mắc bệnh thương hàn hơn. Nhưng khi đem số mắc được báo lên của mỗi làng so sánh với dân số của làng đó thì tình hình trở nên rõ ràng hơn. Bằng cách tính tỷ suất mắc của riêng từng làng, cán bộ y tế có thể so sánh tác động của bệnh ở mỗi làng. Trong ví dụ này, tỷ suất mới mắc của làng B cao hơn (cư dân ở làng B có nguy cơ mắc bệnh cao hơn).

	Làng
	Số trường hợp mắc Thương hàn
	Dân số
	Tỷ suất mắc

	A
	42
	1.150
	3,7

	B
	35
	600
	5,8


3.3. Phân tích số liệu theo con người

· Việc phân tích số liệu theo con người không nhất thiết phải được thực hiện thường xuyên, mà chỉ cần làm khi phải mô tả dân số nguy cơ trong các vụ dịch hay khi xem xét các bệnh cần loại trừ hay thanh toán. 

· Những biến số về con người phổ biến nhất là tuổi, giới tính và tình trạng tiêm chủng.

· Nếu có số liệu dân số theo tuổi và giới tính, nên tính tỷ lệ theo tuổi và giới tính.

· Khi phân tích tình trạng tiêm chủng của các trường hợp mắc, cán bộ y tế có thể nhận được thông điệp cảnh báo về khả năng thất bại của tiêm vắc xin (nghĩa là người được tiêm vắc xinkhông được bảo vệ khỏi mắc bệnh). Nếu phần lớn - hoặc một tỷ lệ lớn hơn mong đợi - các ca bệnh đã được tiêm chủng (ví dụ trên 15% ca mắc sởi), cần điều tra để xác định xem có thật là vắc xin không có tác dụng hay không, và nếu đúng như vậy thì cần xác định nguyên nhân (như dây chuyền lạnh bị hỏng). 
4. Kết luận
Tuỳ theo tần suất phân tích số liệu (hàng tuần hoặc hàng tháng), nên gửi báo cáo ngắn gọn (1-2 trang) về kết luận và kiến nghị lên cấp trên, ngoài việc gửi số liệu tóm lược theo yêu cầu. Để chuẩn bị báo cáo tóm tắt, nên làm theo các hướng dẫn sau:

4.1. Rà soát các bảng, đồ thị

· Đã cập nhật tổng số trường hợp mắc và chết của các bệnh truyền nhiễm được giám sát.

· Đã tính đúng các tỷ suất tử vong ca bệnh.

· Đã thể hiện được sự phân bố địa lý của các trường hợp mắc và chết.

· Đã tính đúng các tỷ lệ mắc cần tính.
4.2. So sánh tình hình hiện tại với cùng kỳ tuần, tháng, năm trước (giai đoạn trước)

· Quan sát xu hướng trên đồ thị dây và nhận định xem số trường hợp mắc hay chết của từng bệnh có ổn định, giảm hoặc tăng hay không.

· Nếu tính tỷ suất tử vong ca bệnh, thì tỷ suất này vẫn giữ nguyên, cao hơn hay thấp hơn so với các tháng trước? Sự khác biệt giữa các khu vực có ý nghĩa hay không?

4.3. Xác định ngưỡng hành động

· Ngưỡng là mức chỉ báo cho thấy khi nào thì điều gì đó sẽ xảy ra hoặc thay đổi. Ngưỡng giúp các cán bộ giám sát và quản lý chương trình trả lời câu hỏi “khi nào thì cần hành động và cần thực hiện hành động nào?”

· Cơ sở của ngưỡng là thông tin từ hai nguồn khác nhau:

· Phân tích tình hình, trong đó mô tả những đối tượng có nguy cơ với bệnh, các nguy cơ, thời điểm cần hành động để đề phòng dịch lan rộng, địa điểm thường xảy ra bệnh

· Khuyến nghị quốc tế của các chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia chương trình phòng chống bệnh, dịch.
· Tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh có thể quyết định quan sát ngưỡng của những bệnh nguy hiểm nhất ở địa phương (không hơn 10 bệnh). Không nên đặt ra ngưỡng hay mức báo động liên miên cho nhiều bệnh. Nhân viên y tế sẽ mất nhiệt tình theo dõi xu hướng và ứng phó với tình hình nếu họ phải làm việc căng thẳng quá mức.

· Hai loại ngưỡng được khuyến nghị nên dùng là: ngưỡng cảnh báo và ngưỡng xảy dịch. Không phải mọi bệnh đều có cả 2 loại ngưỡng, mặc dù mỗi bệnh chắc chắn có 1 điểm mà ở đó cần báo cáo tình hình và thực hiện hành động nào đấy. Những ngưỡng nêu trong tài liệu này tiêu biểu cho một thể liên tục của những thực hành được khuyến cáo, và được dùng để mô tả thời điểm cần hành động. Ngưỡng cảnh báo gợi ý cho nhân viên y tế rằng cần phải điều tra tiếp. Tuỳ theo từng bệnh, có thể ngưỡng cảnh báo sẽ là khi có 1 ca nghi ngờ (đối với những bệnh cần loại trừ hay thanh toán, hoặc ca đầu tiên mắc bệnh có khả năng gây dịch không lưu hành tại địa phương) hoặc khi có sự gia tăng bất thường không giải thích được về số lượng các trường hợp mắc tản phát hay tập trung thành cụm ở một vùng. 

· Nhân viên y tế đáp ứng với ngưỡng cảnh báo:

· Báo cáo nghi vấn lên tuyến trên.

· Xem xét lại số liệu của quá khứ.

· Đề nghị kiểm tra bằng xét nghiệm, để xem vấn đề đang gặp có phù hợp với một định nghĩa ca bệnh không.

· Cảnh tỉnh hơn trước những số liệu và xu hướng mới của bệnh truyền nhiễm.

· Điều tra ca bệnh hay các ca bệnh trong một chùm ca bệnh.

· Báo cáo cho cơ quan có trách nhiệm phòng chống dịch tuyến huyện, tỉnh và trong trường hợp cần thiết có thể báo cáo vượt cấp.

· Ngưỡng xảy dịch là mốc để khởi sự một đáp ứng dứt khoát. Nó đánh dấu những số liệu đặc trưng hoặc kết quả điều tra là tín hiệu để thực hiện những hành động vượt xa hơn là việc xác minh hay làm rõ vấn đề. Những hành động có thể thực hiện bao gồm việc thông báo kết quả của phòng xét nghiệm cho những trạm y tế bị ảnh hưởng, thực hiện kế hoạch đối phó khẩn cấp như tiêm chủng rộng rãi, đẩy mạnh việc cung cấp nước sạch và hoàn thiện việc quản lý ca bệnh.

· Việc thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch theo đúng quy định tại Quyết định 4880/2002/QĐ-BYT ngày 06/12/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch và các văn bản liên quan (phụ lục mẫu báo cáo các tuyến).

5. Khuyến nghị 
Trong báo cáo giám sát, đưa ra những tuyên bố ngắn gọn để mô tả kết luận, và dựa vào đó để quyết định hành động: tiến hành điều tra, tăng cường giám sát, thay đổi các hoạt động của chương trình và huy động nguồn lực.

III. báo cáo giám sát
1. Tiêu chuẩn hoá các phương pháp báo cáo
Việc đảm bảo báo cáo số liệu giám sát đáng tin cậy trong toàn bộ hệ thống là rất quan trọng để người quản lý chương trình, cán bộ giám sát và các nhân viên y tế khác có thể sử dụng thông tin nhằm:

· Phát hiện vấn đề và có kế hoạch đáp ứng thích hợp

· Hành động kịp thời 

· Theo dõi được xu hướng bệnh trong vùng

· Đánh giá hiệu quả của hành động đáp ứng

· Khi nhân viên y tế đã biết những bệnh truyền nhiễm nào cần phải được báo cáo, họ cũng phải được hướng dẫn về cách thức và thời gian báo cáo các bệnh quan trọng khác nhau.

1.1. Báo cáo tóm tắt thường kỳ


Số liệu tổng hợp được chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên trong hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm theo mẫu báo cáo được thống nhất trong cả nước. Tích luỹ số mắc và chết ghi nhận được trong một giai đoạn nhất định được báo cáo thường kỳ (theo tuần, tháng, quý, năm). Số mắc tích luỹ được phân tích để theo dõi chỉ tiêu giảm mắc, tử vong, phát hiện dịch hoặc những vấn đề khác để có đáp ứng sớm.

1.2. Báo cáo khẩn cấp

· Một số bệnh quan trọng (như các bệnh cần thanh toán hoặc loại trừ, hoặc những bệnh truyền nhiễm gây dịch, khi chỉ cần 1 trường hợp mắc duy nhất cũng đủ để trở thành dịch) cần phải được báo cáo khẩn cấp cho các tuyến trên. Theo qui định của Điều lệ kiểm dịch y tế quốc tế 2005, một số bệnh cần được khai báo khẩn cấp như Tả, Dịch hạch thể phổi, Sốt vàng, Sốt xuất huyết do vi rút (Ebola, Lassa. Marburg), Sốt West Nile...Ngoài ra các ca bệnh nghi SARS hoặc cúm A(H5N1) và các bệnh lạ mới nổi khác cũng cần được báo cáo khẩn cấp.

· Việc báo cáo khẩn cấp cũng cần được thực hiện khi một bệnh trạng nào đó có dấu hiệu vượt quá ngưỡng cảnh báo hoặc ngưỡng xảy dịch, cho thấy là dịch có thể xảy ra.

2. Hoàn thiện việc báo cáo
2.1. Xem xét luồng thông tin trong các cơ sở y tế (trạm y tế xã, bệnh viện)

· Bác sỹ điền thông tin vào sổ khám bệnh trên cơ sở sử dụng định nghĩa ca bệnh theo khuyến cáo, để nhân viên y tế có nhiệm vụ cộng sổ phát hiện được đúng những trường hợp cần quan tâm trong sổ và ghi nhận chẩn đoán vào bảng cộng.

· Bác sỹ, y tá hoặc những nhân viên có trách nhiệm khác phải điền đủ tất cả các biểu mẫu báo cáo ca bệnh cần thiết ngay khi bệnh nhân vẫn đang có mặt.

· Nhân viên ghi hồ sơ hoặc nhân viên thống kê cần có sẵn các biểu mẫu báo cáo để ghi những ca mắc và chết do các bệnh phải báo cáo theo định nghĩa ca bệnh chuẩn.

· Nhân viên ghi hồ sơ biết cách điền biểu mẫu báo cáo.

· Nhân viên y tế xem xét các tổng số và ghi nhận xét về những kết quả bất thường vào biểu mẫu.
2.2. Báo cáo "Zero" khi không có bệnh 

· Nếu không có trường hợp mắc bệnh nào thì cán bộ giám sát có trách nhiệm phải điền số không (0) vào biểu mẫu chứ không được để trống. Nếu để trống, người nhận báo cáo sẽ không biết được là không có ca nào hay bản báo cáo chưa hoàn chỉnh. Báo cáo với các ô được điền số 0 để thể hiện là không phát hiện được ca nào sẽ cho cán bộ y tế tuyến trên biết rằng đó là báo cáo đã được điền đầy đủ.

2.3. Sử dụng bảng kê danh sách và báo cáo tổng hợp trong vụ dịch

· Khi chỉ xuất hiện một số ít ca mắc một bệnh nào đó trong một khoảng thời gian cụ thể, thì nên báo cáo thông tin về từng ca theo biểu mẫu báo cáo ca bệnh. ít nhất cũng phải có các thông tin sau: họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, chẩn đoán, ngày khởi phát triệu chứng, ngày đến cơ sở y tế, tình trạng tiêm chủng (nếu là bệnh có vắc xin phòng), hiện trạng (khỏi bệnh, tử vong), kết quả xét nghiệm (nếu có lấy bệnh phẩm để xét nghiệm).

· Nếu có trên 10 ca xuất hiện trong một khoảng thời gian thì nên dùng bảng kê danh sách, thay vì biểu mẫu báo cáo ca bệnh, để ghi nhận và báo cáo.

Ví dụ:

Các trường hợp tiêu chảy cấp tại trạm y tế xã Quảng Ninh

	Họ tên
	Tuổi
	Giới tính
	Thôn
	Ngày khởi phát
	Ngày đến trạm y tế
	Hiện trạng
	Ghi chú

	Nguyễn Văn Dinh
	5 tuổi
	Nam
	Đông
	9/11/2002
	9/12/2002
	Khỏi bệnh
	

	Lê Vũ Hoàn
	10 tuổi
	Nam
	Đông
	9/11/2002
	9/12/2002
	Khỏi bệnh
	Dương tính với tả

	Trần Minh Hằng
	7 tuổi
	Nữ
	Quang
	9/12/2002
	9/12/2002
	Chết
	


· Khi có nhiều trường hợp mắc trong một vụ nghi ngờ dịch thì báo cáo tổng số mắc và chết theo tuần.

Ví dụ 

Các trường hợp mắc, chết do Thương hàn tại huyện Cai Lậy, tháng 11/2002

	Xã
	Từ 1-7/11
	Từ 8-14/11
	Từ 15-21/11
	Từ 22-28/11

	
	Mắc
	Chết
	Mắc
	Chết
	Mắc
	Chết
	Mắc
	Chết

	A
	10
	2
	12
	1
	13
	1
	10
	0

	B
	5
	0
	4
	0
	7
	0
	5
	0

	C
	5
	0
	5
	1
	3
	0
	3
	0

	D
	3
	0
	4
	0
	3
	0
	2
	0

	E
	0
	0
	2
	0
	3
	0
	3
	0

	Tổng số
	23
	2
	27
	2
	29
	1
	23
	0


2.4. Bảo đảm có đủ biểu mẫu báo cáo tại điểm báo cáo ở tất cả các tuyến

· Bảo đảm có đủ số lượng biểu mẫu báo cáo tại các cơ sở y tế và các điểm báo cáo. Cơ quan y tế tuyến tỉnh và huyện có thể định kỳ in biểu mẫu để phân phát cho nhân viên y tế tuyến dưới sử dụng. Cần đưa dự trù kinh phí in ấn và phân phối biểu mẫu giám sát vào ngân sách y tế.

3. Vấn đề y đức trong xử lý số liệu giám sát

3.1. Bảo vệ tính riêng tư và bảo mật của cộng đồng

· Tính riêng tư là quyền của bệnh nhân trong việc lựa chọn nói ra thông tin nào về bản thân họ, và nói cho ai.

· Bảo mật là nghĩa vụ của nhân viên y tế trong việc chỉ đưa thông tin cá nhân cho những ai thật sự cần nó vì sức khoẻ cộng đồng. Bệnh nhân có quyền biết tại sao họ phải cung cấp thông tin, quyền từ chối cung cấp thông tin, và quyền yêu cầu rằng thông tin đó sẽ được coi là bí mật.

· Thông tin - ngay cả khi không kèm theo tên - vẫn có thể được dùng để nhận biết bệnh nhân, và dẫn đến sự phân biệt đối xử hoặc những hậu quả khác bất lợi cho cá nhân; do đó cần phải được bảo vệ. Hệ thống thông tin tốt là hệ thống cân nhắc cẩn thận xem thông tin nào là cần thiết cho các hoạt động y tế dự phòng.
3.2. Duy trì tính chuyên nghiệp và lòng tin của cộng đồng.

· Để thực hiện các chức năng y tế dự phòng, trong đó có giám sát, cần phải có sự hỗ trợ của cộng đồng. Tín nhiệm là biểu hiện niềm tin của cộng đồng vào sự công bằng, đáng tin cậy, y đức và trình độ của các nhân viên y tế dự phòng.

4. Công tác báo cáo tại tuyến huyện
· Các ca bệnh và vụ dịch nghi ngờ có thể khiến cho hệ thống y tế phải quan tâm tới theo nhiều cách:

· Một bệnh nhân bị ốm và đến phòng khám đa khoa để điều trị

· Một nhân viên y tế thôn bản báo cáo về một trường hợp nghi ngờ, một cụm trường hợp tử vong hoặc một hiện tượng bất thường cho trạm y tế xã.

· Trường học báo cáo số học sinh nghỉ học tăng do có các dấu hiệu hoặc triệu chứng giống nhau.

· Một y tá ở trạm y tế xã nhận thấy số trường hợp mắc một bệnh trạng quan trọng - ví dụ như số mắc tiêu chảy cấp ghi nhận được trong sổ khám bệnh - tăng gấp đôi.

· Điều quan trọng là Trung tâm y tế dự phòng huyện phải có được số liệu từ nhiều nguồn. Số liệu từ nhiều nguồn được phân tích đầy đủ có thể giúp phát hiện sớm vụ dịch. Ví dụ, một trạm y tế xã báo cáo về một cụm trường hợp tử vong hay về hiện tượng gia tăng số trường hợp bệnh đến khám nhưng chưa vượt quá ngưỡng xảy dịch. Tuy nhiên, nếu cộng các trường hợp do nhiều trạm y tế xã báo cáo với số trường hợp ghi nhận được ở bệnh viện huyện và phòng khám đa khoa thì có thể phát hiện được vụ dịch.

· Để tăng cường khả năng giám sát và phòng chống bệnh, dịch tại huyện, cần huy động sự tham gia của cộng đồng (ví dụ như của chính quyền địa phương, giáo viên, nhân viên y tế thôn bản, bà đỡ) và đội ngũ cán bộ của các cơ sở y tế (trạm y tế xã, phòng khám đa khoa, bệnh viện công và bệnh viện tư) trong việc phát hiện và báo cáo ca bệnh.

· Cần có những hành động đảm bảo rằng cán bộ các cơ sở y tế biết cách sử dụng những định nghĩa ca bệnh chuẩn cho công tác báo cáo những bệnh trạng quan trọng. Phổ biến cho họ trong các cuộc họp và phân phát tài liệu về định nghĩa ca bệnh.

· Có thể phát cho lãnh đạo chính quyền tài liệu về định nghĩa ca bệnh đã được đơn giản hoá (thường là các hội chứng lâm sàng như sốt phát ban, tiêu chảy, sốt kèm theo vàng da, sốt và co giật, liệt cấp). Có thể phân phối tờ rơi và dán áp phích ở những nơi dễ thấy và yêu cầu người dân báo cáo những trường hợp nghi ngờ hoặc hiện tượng bất thường cho trạm y tế xã. Sau đó nhân viên đã được đào tạo của trạm y tế xã có thể kiểm tra xem những trường hợp đó có phù hợp với định nghĩa chuẩn về ca bệnh cần báo cáo cho tuyến huyện hay không.

· Xác định tất cả các cơ sở y tế trong huyện cần phải báo cáo số liệu giám sát. Ghi lại danh sách các cơ sở y tế đó và họ tên người có trách nhiệm thực hiện các hoạt động giám sát. Duy trì liên lạc với những người được phân công giám sát (ví dụ như gọi điện thoại cho họ khi họ không báo cáo, gửi báo cáo tháng về xu hướng các loại bệnh trong huyện). 

Chương 4: Quy trình điều tra dịch 
Khi có một vụ dịch xảy ra thì việc điều tra dịch ở thực địa cần thiết phải được tiến hành nhanh chóng và tìm ra được những giải pháp đúng. Trong hoàn cảnh đó, người cán bộ dịch tể cần nhận thức được sự cần thiết của những công việc tiến hành từng bước sau đây:

1.  Lập kế hoạch điều tra dịch

2.  Kế hoạch tổ chức đoàn chống dịch

3.  Kế hoạch kinh phí cho đoàn chống dịch

4.  Chuẩn bị cho công tác điều tra thực địa

5.  Xác định sự tồn tại của dịch

6.  Xác định chẩn đoán

7.  Định nghĩa ca bệnh và chẩn đoán những trường hợp mắc bệnh

7.1. Xác định định nghĩa ca bệnh của vụ dịch

7.2. Xác định chẩn đoán và tính số ca mắc
8. Thực hiện nghiên cứu dịch tễ học mô tả

9.  Hình thành giả thuyết

10.  Đánh giá giả thuyết

11.  Thực hiện các biện pháp phòng và chống dịch

12.  Báo cáo điều tra dịch.

Trên đây là sự sắp xếp thứ tự các bước trong điều tra dịch. Tuy nhiên, trong thực tế, một số bước có thể cùng thực hiện một lúc, hoặc tuỳ theo tính chất của dịch và vụ dịch mà có thể thay đổi trình tự các bước. Ví dụ: Các biện pháp phòng chống dịch cần thực hiện sớm khi đã biết được nguồn lây và cách lây truyền. Những bước tiến hành này sẽ đảm bảo cho quá trình điều tra không bị thiếu sót quan trọng.

1. Lập kế hoạch điều tra dịch:

1.1. Mở đầu.


Khi có một vụ dịch nào đó xảy ra, cơ quan Y tế Dự phòng có thể nhận được báo dịch từ những nguồn thông báo khác nhau như:

Thông báo dịch nhận được từ hệ thống giám sát dịch tễ của xã lên huyện,huyện lên tỉnh và tỉnh thông báo lên khu vực hoặc trung ương. Những thông báo này thường đã được điều tra sơ bộ vê mặt lâm sàng, dịch tễ học và có thể đã có chẩn đoán xác định bệnh và xác định dịch. Nguồn thông báo dịch này có mức độ tin cậy nhất định.

· Thông báo dịch nhận được từ các cơ sở chữa bệnh, có thể là phòng khám, khoa lây, v.v… của bệnh viện. Những trường hợp bệnh này thường đã được chẩn đoán xác định lâm sàng và có thể có chẩn đoán xác định trong phòng thí nghiệm. Do đó nguồn thông tin này có độ tin cậy cao về từng ca bệnh, nhưng có thể đó là bệnh tản phát. Cần phải xuống cộng đồng điều tra dịch tễ để xác định xem bệnh có khả năng lây truyền thành dịch hay không?

· Thông báo dịch  nhận được từ những  nguồn khác không phải trong hệ thống của ngành Y tế như: lãnh đạo chính quyền các cấp, nhân dân địa phương v.v..Nguồn thông tin này chưa có cơ sở tin cậy mà cần phải thông báo khẩn cấp cho cơ quan Y tế Dự phòng tuyến dưới để xuống ngay cộng đồng làm điều tra dịch tễ sơ bộ.


Dựa vào từng nguồn thông báo dịch và nội dung thông báo để tiếp tục trao đổi với tuyến dưới,biết được yêu cầu của tuyến dưới để làm cơ sở cho việc soạn thảo kế hoạch điều tra.

Thông báo dịch có thể nhận được sớm (nghĩa là dịch mới xảy ra), có thể muộn (nghĩa là dịch đã xảy ra có nhiều người mắc, có thể có người đã chết hoặc có người đã khỏi bệnh) v.v..Vì vậy, tuỳ theo sự nhận thức về tình trạng xảy ra của dịch và yêu cầu của địa phương báo cáo dịch mà soạn thảo nội dung kế hoạch điều tra dịch.

1.2. Nội dung chuyên môn chủ yếu của kế hoạch điều tra dịch

1.2.1. Phải xác định được định nghĩa của ca bệnh của vụ dịch: Công việc này phải làm trước tiên, nhất là đối vói những thông báo dịch không rõ ràng hoặc nghi ngờ. Trong trường hợp cần thiết, mặc dù thông báo của tuyến dưới đã có chẩn đoán xác định cũng cần phải thẩm định lại chẩn đoán. Căn cứ vào nhận định điều tra sơ bộ của thông báo dịch hoặc căn cứ vào hội chứng lâm sàng của bệnh nhân, mùa dịch và đăc điểm phân vùng dịch tễ v.v.. mà mời bác sĩ lâm sàng, bác sĩ xét nghiệm chuyên đề và các chuyên ngành khác cần thiết để cùng cộng tác điều tra dịch. Đối tượng cần phải điều tra là:

· Các trường hợp tử vong: Các trường hợp chết trong vụ dịch thường là những trường hợp mắc bệnh nặng và có các triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh. Bởi vậy việc điều tra các trường hợp tử vong là rất quan trọng và có giá trị trong điều tra dịch. Điều tra hồi cứu những trường hợp này căn cứ vào việc thẩm định lại hồ sơ bệnh án tử vong và/hoặc thăm hỏi người thân của gia đình…để chẩn đoán xác định nguyên nhân chết của từng trường hợp xem có liên quan đến bệnh dịch đang xảy ra và/hoặc được thông báo không?

· Người đã khỏi bệnh đang ở thời kỳ hồi phục sức khoẻ: Đây cũng là những đối tượng cần điều tra rất quan trọng, nhất là ở những trường hợp nhận được báo dịch muộn. Điều tra hồi cứu những trường hợp này căn cứ vào hồ sơ bệnh án của cơ sở điều trị và/ hoặc thăm hỏi bệnh nhân hoặc gia đình bệnh nhân để thẩm định chẩn đoán theo tiêu chuẩn lâm sàng. Những trường hợp này có thể bị mắc bệnh điển hình và không điển hình, nhưng sau khi mắc bệnh vẫn để lại miễn dịch. Bởi vậy có thể làm xét nghiệm huyết thanh học hoặc phân lập vi sinh vật gây bệnh tuỳ theo từng loại bệnh để góp phần chẩn đoán xác định xem co liên quan đến bệnh dịch được thông báo không?

· Người đang mắc bệnh dịch được thông báo . Đây là đối tượng điều tra đóng vai trò quyết định vào việc chẩn đoán  chính xác bệnh dịch được thông báo đồng thời cùng với các kết quả điều tra khác để xác định dịch và tiên lượng dịch. Nếu dịch mới xảy ra thì tại công đồng có nhiều thể bệnh ở những giai đoạn khác nhau, nhưng liên quan với nhau về nguồn lây và đường lây truyền. Có thể có bệnh nhân mới bị nhiễm mầm bệnh đang ở lúc ủ bệnh; có bệnh nhân đang ở thời kỳ tiền triệu, khởi phát, toàn phát hoặc thời kỳ lui bệnh. Mặc dù bệnh dịch được biểu lộ ở những thể lâm sàng khác nhau (thể lâm sàng điển hinh, không điển hình ….), tuy nhiên mọi người bệnh đều nguy hiểm vì họ đang đào thải tác nhân gây bệnh ra môi trường để lây truyền dịch trong cộng đồng. Những đối tượng này phải được khám lâm sàng, xét nghiêm lâm sàng, xét nghiệm huyết thanh và/hoặc phân lập mầm bệnh và điều tra dịch tễ để có bằng chứng chẩn đoán xác định bệnh.

1.2.2. Mô tả quá trình diễn biến của vụ dịch: Sau khi đã xác định được chẩn đoán ca bệnh của vụ dịch, cũng đồng thời biết được tác nhân gây bệnh đó thì các trường hợp đang mắc bệnh điển hình và không điển hình, các trường hợp mắc đã khỏi và các trường hợp chết đã được chẩn đoán hồi cứu có liên quan đến định nghĩa các bệnh của vụ dịch phải được thống kê lại để:

· Mô tả sự diễn biến của bệnh trên đồ thị theo tần số mắc và thời gian được tính theo ngày. Dựa trên độ dốc của dịch và nhóm tuổi cảm thụ (hoặc nhóm người có nguy cơ) có thể thấy được chiều hướng phát triển của bệnh dịch.

· Mô tả sự lây truyền của bệnh theo địa dư bằng bản đò dịch tễ với biểu thị mỗi ca bệnh là một dấu chấm. Dựa trên độ tập trung và phân tán của các dấu chấm có thể chỉ cho biết nơi phát sinh và hướng lan truyến dịch.

1.2.3. Tìm hiểu dân số, cấu trúc dân cư để phát hiên nhóm tuổi cảm thụ hoặc nhóm nguy cơ đối với bệnh dịch đã được xác định. Dựa trên cấu trúc dân cư và đồ thị diễn biến của bệnh dịch có thể sơ bộ tiên lượng sự phát triển của dịch.

1.2.4. Điều tra các yếu tố dịch tễ học có liên quan đến bệnh dịch:

· Dựa vào kết quả giám sát dịch tễ học thường xuyên để xác định bệnh đang phát dịch là bệnh lưu hành địa phương hay bệnh xâm nhập.

· Tiền sử dịch tễ có liên quan đến bệnh dịch để phát hiên nhóm dân cư có thể đã được miễn dịch tự nhiên.

· Tiền sử tiêm chủng và tỉ lệ tiêm chủng có liên quan đến bệnh dịch.

· Tìm hiểu phong tục tập quán, lối sống có ảnh hưởng đến sự tồn tại và  phát triển của bệnh dịch.

· Điều tra tình trạng môi sinh (đất, không khí, nước, thực phẩm, côn trùng vv….) có liên quan đến đường lây truyền của bệnh đang phát dịch. Lấy mẫu xét nghiệm tác nhân hoặc xét nghiệm chỉ số vệ sinh.

· vv….

1.2.5. Hội chẩn: Việc tổ chức điều tra một vụ dịch có thể có nhiều cán bộ chuyên khoa của các ngành chuyên môn có liên quan đến bệnh dịch cùng tham gia như: dịch tễ truyền nhiễm, vi sinh vật, vệ sinh, động vật và côn trùng y học .v.v….dưới sự chỉ đạo chuyên môn trực tiếp của chuyên khoa dịch tễ. Bởi vậy sau khi có kết quả điều tra riêng của các chuyên khoa tại ổ dịch, người chỉ đạo chuyên môn phải thu thập tất cả các kết quả điều tra để phân tích, tổng hợp. Sau đó phải được hội chẩn chung để xác định chẩn đoán dịch, xác định nguồn lây, đường lây truyền và nhóm nguy cơ mắc bệnh. Trên cơ sở đó đưa ra biên pháp can thiệp thích hợp khả thi và tiên lượng dịch.

2. Kế hoạch về tổ chức đoàn chống dịch

Như phần mở đầu đã trình bày, trước khi viết kế hoạch và/ hoặc đi điều tra dịch cần phải sử dụng kiến thức, kinh nghiêm chuyên môn của mình và tình hình giám sát dịch tễ học thường xuyên ở địa phương để cân nhắc thận trọng và có hướng chẩn đoán sơ bộ. Trường hợp chưa rõ ràng nhất thiết phải trực tiếp trao đổi với người báo dịch ở tuyến dưới.

Dựa vào hướng chẩn đoán sơ bộ để:

· Mời các chuyên ngành có thể có liên quan cùng đi điều tra dịch và thành lập đoàn điều tra dịch.

· Mời phòng thí nghiệm chuyên đề mang theo dụng cụ cần thiết để lấy bệnh phẩm, mẫu vật xét nghiệm.

Đoàn chống dịch cần tinh và gọn để tiện cho việc thu xếp phương tiện giao thông, phương tiện làm việc và hậu cần.

3. Kế hoạch kinh phí cho đoàn chống dịch

Kế hoạch kinh phí cho việc điều tra chống dịch tuỳ thuộc vào từng bệnh dịch, vụ dịch và quy mô của đoàn chống dịch. Cần vận dụng mức độ dự trù kinh phí cần thiết cho từng loại dịch:

· Kinh phí vận chuyển:xăng xe hoặc thuê xe.

· Kinh phi chi vật liệu, dụng cụ, hoá chất, kít… cho xét nghiệm. 

· Kinh phí lấy bệnh phẩm.

· Kinh phí thuê nhân công

· Kinh phí độc hại vào ổ dịch.

· Kinh phí làm ngoài giờ 

· Công tác phí (theo chế độ)
4. Chuẩn bị cho công tác điều tra thực địa
Trước khi tiến hành điều tra dịch tại thực địa, có ba loại công việc cần thiết phải được chuẩn bị là: Điều tra; Quản lí hành chính; Trao đổi, chia sẻ và thảo luận. Nếu những công việc này được chuẩn bị tốt sẽ làm cho việc thực hiện điều tra trên thực địa được dễ dàng.

4.1. Điều tra: Trước tiên, người đi điều tra thực địa phải có kiến thức, có những dụng cụ và trang bị cần thiết để tiến hành điều tra. Người đi điều tra cần trao đổi với những cán bộ chuyên môn về tình hình bệnh, về điều tra thực địa và tham khảo những tài liệu chuyên môn; đồng thời trao đổi với phòng thí nghiệm để đảm bảo lấy mẫu xét nghiệm đúng kỹ thuật, đúng yêu cầu bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm.

4.2. Việc quản lý hành chính: Người đi điều tra dịch cần chú ý đến các thủ tục hành chính, thu xếp phương tiện đi lại, đồ dùng làm việc và nhân lực cần thiết trước khi tiến hành, nhất là những cuộc điều tra có thể kéo dài.

4.3. Việc trao đổi và thảo luận: Người đi điều tra phải biết vai trò, trách nhiệm của mình ở thực địa. Trước khi đi, mọi công việc đều phải thống nhất. Nếu điều tra viên là người ở nơi khác đến thì cần trao đổi trước với cán bộ y tế địa phương về thời gian, địa điểm gặp nhau để thảo luận và tiến hành điều tra dịch.

5. Xác định sự tồn tại của dịch
Người ta gọi sự bùng phát của bệnh (outbreak) hoặc dịch (epidemic) khi có người mắc bệnh tăng hơn số mắc bình thường tại một địa điểm trong một khoảng thời gian. Trong một vụ dịch, các bệnh nhân thường có mối liên quan với nhau về một nguồn lây và đường lây truyền hoặc chúng có cùng một nguyên nhân chung.

Nhiều nhà dịch tễ học sử dụng thuật ngữ “sự bùng phát của bệnh” và “dịch” thay thế nhau, nhưng người dân có thể nghĩ “dịch” với ngụ ý tình hình xấu. Một số nhà dịch tễ học khác thì giới hạn sử dụng thuật ngữ “dịch” trong trường hợp có số lượng lớn người mắc bệnh trên một phạm vi rộng. 

Cơ quan y tế phát hiện dịch bằng hai cách:

5.1. Cách thứ nhất là do giám sát thường xuyên và phát hiện được ngay sau khi thấy số mắc bệnh tăng bất thường.

5.2. Cách thứ hai là do sự thông báo của cơ sở. Thông thường, cơ quan y tế được biết có dịch qua cách này. Bởi vậy, nhiệm vụ điều tra của điều tra viên là phải xác định lai xem đây có đúng là một vụ dịch hay không? Có thể đó là một vụ dịch với cùng một nguồn lây và đường lây truyền. Cũng có thể đó là những trường hợp tản phát không liên quan với nhau. Trước tiên điều tra viên cần biết số mắc bệnh trung bình bình thường xảy ra ở địa phương, sau đó xác định xem số mắc bệnh hiện tại có vượt quá số mắc bình thường đó không để nhận định có phải là dịch đang xảy ra hay không?

Như vậy về mặt dịch tễ học cần so sánh số mắc bệnh đang xảy ra với số mắc bệnh thường gặp. Số mắc bệnh thường gặp được xác định thông thường là số mắc bệnh của các tuần trước, tháng trước hoặc so sánh với cùng thời kì của những năm trước đây.

· Đối với những bệnh bắt buộc phải báo cáo, có thể sử dụng số liệu giám sát của cơ quan y tế.

· Đối với các bệnh khác có thể sử dụng số liệu sẵn có tại địa phương như sổ khám bệnh, sổ ra vào viện, sổ thống kê bệnh nhân tử vong, sổ ghi bệnh nhân ung thư hoặc di tật bẩm sinh, .v.v.

· Nếu địa phương không có sẵn số liệu, có thể dùng số liệu của các địa phương lân cận hoặc số liệu của cả nước.

· Có thể tiến hành điều tra cộng đồng để có số liệu cơ sở về mức độ mắc bệnh.

Đôi khi số mắc bệnh đang xảy ra vượt quá số mắc bệnh thường gặp, nhưng chưa thể kết luận được là dịch. Bởi vì có thể số bệnh nhân tăng lên là do cách báo cáo của địa phương; sự thay đổi về định nghĩa ca bệnh; sự hiểu biết và sự quan tâm của cán bộ y tế đối với thống kê báo cáo được nâng lên hoặc do phương pháp chẩn đoán được cải tiến tốt hơn. Đặc biệt là có sự thay đổi đột ngột về dân số ở những nơi nghỉ mát, khu sinh viên, vùng kinh tế mới. v.v. Ngoài ra, sự thay đổi số mắc bệnh còn có thể do sự thay đổi cỡ mẫu của cộng đồng dân cư.

Khi đã nhận định là có dịch, thì sự cần thiết phải tiến hành điều tra dịch còn tuỳ thuộc vào: Mức độ trầm trọng của bệnh dịch, khả năng lây truyền của bệnh dịch, mối liên quan của cộng đồng, vấn đề chính trị, tiềm lực của địa phương và các yếu tố khác để có thể đi đến quyết định có tiến hành điều tra dịch ở thực địa hay không;

6.  Xác định chẩn đoán

Để xác định lại chẩn đoán, cần phải xem lại chẩn đoán lâm sàng và các kết quả xét nghiệm. nếu kết quả xét nghiệm không thống nhất với chấn đoán lâm sàng và dịch tễ thì cần phải xét nghiệm lại tại phòng thí nghiệm chuẩn thức. Mặt khác cũng cần sự cộng tác của các thầy thuốc lâm sàng giỏi và có kinh nghiệm để khám kiểm tra lại một số bệnh nhân. Mỗi điều tra viên nên khám và trao đổi với bệnh nhân để có khái niệm về bệnh và khai thác thêm những thông tin quan trọng khác như: Đã tiếp xúc với ai trước khi bị bệnh? Người bệnh nghĩ đến nguyên nhân bị mắc bệnh là gì? Có biết ai cũng bị bệnh giống mình không? Giữa mình và những bệnh nhân khác có điểm gì chung không?.v.v….

Việc trao đổi với bệnh nhân như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho việc hình thành giả thuyết về nguyên nhân và sự lây truyền của bệnh.

7. Định nghĩa ca bệnh và chẩn đoán những trường hợp mắc bệnh

7.1. Xác định định nghĩa ca bệnh của vụ dịch: Nhiệm vụ của điều tra viên là đưa ra được định nghĩa ca bệnh của vụ dịch, nghĩa là tập hợp các tiêu chuẩn để chẩn đoán trường hợp đó có mắc bệnh hay không. Định nghĩa một trường hợp bệnh bao gồm các tiêu chuẩn lâm sàng và xét nghiệm. Nhưng trong việc điều tra vụ dịch có thể bị giới hạn thời gian, địa điểm và con người. Bởi vậy cần phải dựa vào các tiêu chuẩn lâm sàng cùng với các triệu chứng khách quan, đơn giản đo được như sốt, tăng hiệu giá kháng thể, v.v. Nên phân các trường hợp mắc bệnh thành hai loại: (1) các trường hợp bệnh được chẩn đoán lâm sàng và chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm; (2) các trường bệnh có triệu chứng lâm sàng điển hình nhưng không có chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm. Làm như vậy sẽ có tác dụng trong những trường hợp bệnh cần phải tiếp tục theo dõi, nhất là trường hợp đó chưa có chẩn đoán xác định. Có thể chẩn đoán tạm thời bị mắc bệnh trong lúc còn chờ kết quả xét nghiệm. Tuy vậy, không nhất thiết phải chỉ định làm xét nghiệm tất cả trường hợp bị mắc bệnh, bởi vì làm xét nghiệm vừa đắt tiền, vừa lại khó lấy bệnh phẩm hoặc có trường hợp không cần thiết. Ví dụ: dịch sởi xảy ra với những triệu chứng lâm sàng điển hình thì điều tra viên có thể dựa vào chẩn đoán xác định của một số trường hợp, số còn lại có thể dựa vào những triệu chứng lâm sàng để xác định bệnh.

7.2. Xác định chẩn đoán và tính số mắc bệnh: Điều tra viên cần xác định vùng có dịch và thu thập những thông tin của các bệnh nhân như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại,. Những thông tin này sẽ giúp cho diều tra viên có thể gặp lại những bệnh nhân để khai thác thêm những thông tin cần thiết khác dùng cho việc xác định vùng có dịch. những thông tin về tuổi, giới, dân tộc, nghề nghiệp, sẽ cho  biết về đặc điểm dịch tễ học mô tả để xác định những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh. Những thông tin về lâm sàng, ngày mắc bệnh, nhập viện, tử vong, v.v. sẽ miêu tả quá trình diễn biến và mức độ nghiêm trọng của bệnh và các thông tin về yếu tố nguy cơ khác. Tất cả những thông tin này cần được thu thập theo mẫu báo cáo ca bệnh chuẩn hoặc mẫu tóm tắt số liệu. Mỗi một cột trong mẫu báo cáo được hiển thị một thông số như: tên, tuổi, giới, ngày mắc bệnh, triệu chứng lâm sàng, ngày và kết quả xét nghiệm v.v.. Mỗi một dòng dùng để ghi nhận thông tin của một ca bệnh.

8. Thực hiện nghiên cứu dịch tễ học mô tả

Sau khi thu nhập các số liệu, điều tra viên sẽ phân tích đặc điểm của vụ dịch theo thời gian, địa điểm, con người (được gọi là dich tễ học mô tả).Từ đó có thể đưa ra những giả thuyết về nguyên nhân. Sau đó có thể dùng phương pháp dich tễ học phân tích để kiểm tra lại những giả thuyết này.

8.1. Thời gian: Thông thường, trình bày sự diễn biến của dịch bằng cách vẽ biểu đồ các ca bệnh theo ngày mắc bệnh. Biểu đồ này được gọi là đường cong dịch (epidemic curve) để biểu thị mức độ và xu hướng phát triển của dịch. Đường cong dịch sẽ cho biết nhiều thông tin về vụ dịch như: dịch đang ở thời điểm nào, diễn biến tiếp theo của dịch sẽ như thế nào, … Nếu đã xác định được tên bệnh và biết thời gian thông thường ủ bệnh của nó thì có thể suy ra thời kỳ phơi nhiễm và lập mẫu điều tra tập trung vào thời kỳ này. Cuối cùng có thể suy luận về mô hình dịch có phải là nguồn lây chung hoặc nguồn lây đã được lan truyền hoặc cả hai?

· Cách vẽ đường cong dịch: Trước tiên phải biết ngày mắc bệnh của từng trường hợp, sau đó chọn thời gian trên trục ngang. Dựa vào thời gian ủ bệnh (nếu biết) và thời gian xảy ra dịch mà chọn đơn vị thời gian xấp xỉ bằng 1/4 thời gian ủ bệnh. Ví dụ: vụ dịch ngộ độc thức ăn do Clostridium perfringens (thời gian ủ bệnh thông thường từ 10-12 giờ) xảy ra trong vài ngày có thể chọn đơn vị thời gian là 3 giờ. Nhưng nhiều khi chúng ta chưa thể biết được tên bệnh và thời gian ủ bệnh thì cần phải vẽ một vài đường cong dịch với các đơn vị thời gian khác nhau trên trục ngang để tìm ra đơn vị thời gian thích hợp cho việc biểu diễn số liệu được rõ nhất. 

· Giải thích đường cong dịch: Hình dáng đường cong dịch được xác định bởi mô hình dịch (nguồn lây chung hay nguồn lây đã được lan truyền), khoảng thời gian người cảm nhiễm tiếp xúc, thời kỳ ủ bệnh tối thiểu, trung bình và tối đa của bệnh, Nếu đường lên của đường cong dịch có độ dốc cao,  nhưng đường xuống thoai thoải hơn thì có thể cho biết các trường hợp bệnh xảy ra là do bị phơi nhiễm cùng một nguồn lây trong khoảng thời gian tương đối ngắn và các trường hợp mắc bệnh có thể xảy ra trong khoảng một thời kỳ ủ bệnh. Nếu thời gian phơi nhiễm dài, đường cong dịch sẽ có hình cao nguyên thay vì hình đỉnh. Ttrường hợp đường cong dịch có hình dích dắc, không đều nhau có thể là biểu thị sự gián đoạn nguồn lây,thời gian phơi nhiễm. Đối với bệnh dịch có đường lây truyền từ người sang người thì đường cong dịch của nó sẽ có nhiều đỉnh liên tiếp cao thấp khác nhau.

8.2. Địa điểm: Sự đánh giá dịch theo địa điểm không chỉ cho biết phạm vi mở rộng của dịch theo địa dư mà còn  biểu thị độ tập trung của các trường hợp bệnh và mô hình dịch. Dùng bản đồ chấm (spot map) là phương pháp đơn giản và hữu ích để minh hoạ các bệnh nhân sống, làm việc và có thể bị phơi nhiễm ở đâu.

8.3. Con người: Xác định đối tượng nguy cơ trong cộng đồng dân cư theo tuổi, giới, dân tộc, tình trạng hôn nhân hoặc theo tình trạng phơi nhiễm( nghề nghiệp, hoạt động giải trí, sử dụng thuốc, hút thuốc lá,uống rượu,v.v….) Những đặc điểm này đều có ảnh hưởng đến tình trạng cảm nhiễm của cơ thể và cơ hội bị nhiễm.

Có thể sử dụng cách tính các tỉ lệ để xác định nhóm nguy cơ cao. Tỉ lệ đó có tử số bằng số ca bệnh và mẫu số là dân số nguy cơ. Thông thường các đặc tính về tuổi, giới được đánh giá trước tiên vì nó có liên quan nhiều đến sự phơi nhiễm và nguy cơ mắc bệnh. Trong nhiều vụ dịch, đặc tính nghề nghiệp cũng có vai trò quan trọng.

9. Hình thành giả thuyết

Sau khi điều tra các đặc điểm của vụ dịch về thời gian, địa điểm và con người, điều tra viên có thể xác lập được giả thuyết một cách chính xác hơn. Giả thuyết này cần phải tập trung vào nguồn lây của tác nhân, cách lây truyền (vật truyền hoặc vectơ) và sự phơi nhiễm.

Giả thuyết có thể được hình thành bằng nhiều cách:

· Trước tiên là điều tra viên đã biết gì về bệnh như: ổ chứa tác nhân? cách lây truyền? vật truyền? yếu tố nguy cơ? v.v…..khi đã biết như vậy có thể xác lập được giả thuyết.

· Có thể xác lập được giả thuyết sau khi trao đổi kỹ càng với bệnh nhân (như đã nêu ở bước 3: Kiểm tra lại chẩn đoán). Khi khai thác những thông tin cần thiết ở bệnh nhân, cần phải mở rộng nội dung trao đổi mà không chỉ giới hạn ở nguồn lây và vật truyền bệnh. Có thể tổ chức gặp mặt một số bệnh nhân để trao đổi và tìm kiếm sự phơi nhiễm chung và đến thăm nhà bệnh nhân.

· Cán bộ y tế địa phương cũng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho điều tra viên để xác lập giả thuyết, vì họ hiểu tình hình địa phương và phong tục tập quán của nhân dân.

· Dịch tễ học mô tả cũng là cơ sở để hình thành một số giả thuyết. Nếu đường cong dịch chỉ ra thời kỳ phơi nhiễm ngắn thì những sự kiện gì sẽ xảy ra trong thời gian ấy? Tại sao những người sống trong vùng này lại có tỉ lệ mắc bệnh cao nhất? Tại sao một số nhóm tuổi, giới hoặc nhóm người có đặc tính khác lại có yếu tố nguy cơ cao nhất so với những nhóm khác? Những câu hỏi đó dẫn đến việc hình thành giả thuyết để sau đó giả thuyết sẽ được kiểm tra bằng phương pháp phân tích.

10. Đánh giá giả thuyết

 Việc đánh giá độ tin cậy của giả thuyết có thể bằng 2 cách: hoặc so sánh giữa giả thuyết với tình trạng có thực hoặc sử dụng cú pháp dịch tễ học phân tích để đo mối liên quan và đánh giá vai trò của ngẫu nhiên.

Điều tra viên dùng cách thứ nhất nếu có các bằng chứng về lâm sàng, xét nghiệm, môi trường, dịch tễ rất rõ ràng có thể hỗ trợ cho giả thuyết mà không cần phải thử lại giả thuyết. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp sự việc không được rõ ràng thì cần phải dùng dịch tễ học phân tích để kiểm tra lại giả thuyết. Điều quan trọng của dịch tễ học phân tích là nhóm so sánh. Với nhóm so sánh, điều tra viên có thể đo được mối liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh, và kiểm tra giả thuyết về những mối quan hệ nhân quả. Có thể sử dụng những nhóm so sánh trong 2 loại nghiên cứu: nghiên cứu thuần tập và nghiên cứu bệnh - chứng.

10.1. Nghiên cứu thuần tập: Đây là phương pháp tốt  nhất đối với những vụ dịch nhỏ đã được xác định rõ ràng. Ví dụ: Có thể áp dụng nghiên cứu thuần tập đối với vụ dịch đường tiêu hoá xảy ra trong tiệc cưới. Điều tra viên không chỉ xác định bệnh mà còn phải điều tra những người dự tiệc dùng thức ăn gì để từ đó tính tỉ lệ tấn công (attack rate) ở nhóm người dùng thứ ăn đó và tỉ lệ tấn công ở nhóm ngưòi không dùng thức ăn đó. Có thể tính tỉ số của các tỉ lệ tấn công này (được gọi la nguy cơ tương đối: relative risk). Đó là cách đo mối liên quan giữa tiếp xúc và bệnh. Cuối cùng tính X2 để xác định độ tin cậy của mối liên quan này.

10.2. Nghiên cứu bệnh - chứng: Trong những vụ dịch mà quần thể dân cư không được xác định rõ ràng thì không thể nghiên cứu thuần tập được. Tuy nhiên, điều tra viên đã chẩn đoán xác định bệnh trong điều tra dịch, bởi vậy phương pháp nghiên cứu bệnh-chứng là lý tưởng. Thực tế trong điều tra dịch, nghiên cứu bệnh-chứng  thường được dung nhiều hơn phương pháp nghiên cứu thuần tập.Phương pháp nghiên cứu này dung để điều tra sự phơi nhiễm ở cả những người mắc bệnh và không mắc bệnh. Sau đó tính tỷ suất chênh (odds ratio) để đo mối liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh. Cuối cùng tính X2 để xác định độ tin cậy của mối liên quan này.

10.3. Cách chọn đối chứng: Nhóm người đối chứng phải là nhóm người không mắc bệnh đang nghiên cứu và đại diện cho quần thể dân cư có ca bệnh xảy ra. Nói một cách khác, nhóm đối chứng phải tương tự như nhóm mắc bệnh về tuổi, giới, dân tộc, vùng địa lý. v.v…. nhưng không bị mắc bệnh. Nếu sự phơi nhiễm ở nhóm bệnh cao hơn nhiều so với nhóm đối chứng thì có thể xác định mối liên quan giữa phơi nhiễm và bệnh. Thường nhóm đối chứng được chọn là những người hàng xóm của bệnh nhân, hoặc bệnh nhân trong bệnh viện nhưng không bị mắc bệnh đang nghiên cứu, hoặc bạn bè của bệnh nhân. Nói chung, càng nhiều đối tượng nghiên cứu (nhóm bệnh và nhóm chứng) thì càng dễ dàng tìm thấy mối liên quan. Tuy vậy, số ca bệnh được điều tra thường bị giới hạn bởi quy mô của vụ dịch. Nếu vụ dịch lớn thì 1 ca bệnh chọn 1 đối chứng là đủ. Nhưng nếu vụ dịch nhỏ thì ca bệnh có thể chọn 2,3, hoặc 4 đối chứng.

11. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch


Mục đích trước tiên của việc điều tra vụ dịch là để phòng và chống dịch có hiệu quả. Mặc dù bước thực hiện này xếp thứ 8, nhưng nhiệm vụ này phải thực hiện càng sớm càng tốt. Thường phải thực hiện chống dịch sớm nếu biết được nguồn lây. Các biện pháp chống dịch nhằm vào các tác nhân cụ thể, nguồn lây hoặc ổ chứa tác nhân.Ví dụ: Dịch có thể bị khống chế bằng cách huỷ bỏ những thức ăn đã bị nhiễm khử trùng nước bị nhiễm, huỷ bỏ những nơi sinh sản của muỗi, chuyển những nhân viên chế biến thực phẩm đã bị nhiễm trùng sang làm việc khác và điều trị cho họ.


Cần có những biện pháp kiểm tra trực tiếp để cắt đứt sự lây truyền hoặc sự phơi nhiễm như: Cách ly  bệnh nhân, thực hiện kiểm dịch , hạn chế ra vào vùng dịch, giáo dục sức khoẻ, cải thiện điều kiiện sống như: Cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh thực phẩm.v.v.

Cuối cùng, trong một số vụ dịch xảy ra có thể làm biện pháp chống dịch trực tiếp như làm giảm số người cảm nhiễm bằng cách gây miễn dịch đặc hiệu (vắc xin) hoặc dự phòng bằng hoá dược.
12. Báo cáo điều tra dịch

Sau khi hoàn thành điều tra dịch cần thiết phải làm báo cáo kết quả điều tra cho cơ quan quản lý ngành y tế và chính quyền địa phương. Thường những người có thẩm quyền nhận báo cáo này đều không phải là nhà dịch tễ, bởi vậy trong báo cáo cần trình bày rõ ràng việc tổ chức điều tra, những kết quả điều tra và những khuyến nghị đúng đắn thích hợp. Báo cáo kết quả điều tra dịch phải được trình bày một cách khoa học, khách quan và có sức thuyết phục bằng những kết luận và khuyến nghị có giá trị khoa học và thực tiễn. Nội dung của báo cáo tuỳ thuộc vào kết quả điều tra của mỗi loại bệnh dịch và mỗi vụ dịch khác nhau. Tuy nhiên những điểm chủ yếu của nội dung báo cáo điều tra dịch cần dựa theo kết quả thực hiên kế hoạch điều tra dịch.


Có 3 loại báo cáo:

· Thông báo cho nhân dân: hiểu được bản chất của vụ dịch để thực hiện các biện pháp ngăn chặn sự lây chuyền và tái xuất hiện của dịch.

· Báo cáo cho Bộ Y tế và chính quyền địa phương: Thường thường những người nhận báo cáo này đều không phải là nhà dịch tễ, bởi vậy báo cáo cần được trình bày rõ ràng những kết quả điều tra dịch, phòng chống dịch và những khuyến nghị đúng đắn, thích hợp. Đây cũng là cơ hội để trình bày những kết quả đã làm được, đã phát hiện được và những biện pháp ngăn chăn dịch có hiệu quả. Báo cáo kết quả điều tra dịch phải được trình bày một cách khoa học, khách quan và có sức thuyết phục bằng những kết luận và khuyến nghị có giá trị khoa học và thực tiễn.

· Báo cáo khoa học: để đăng tải trên các tạp chí y học bao gồm các phần: giới thiệu xuất xứ; đối tượng, vật liệu và phương pháp; kết quả; bàn luận; khuyến nghị. Bản báo cáo này sẽ cung cấp những thông tin khoa học để lập kế hoạch hành động phòng chống dịch, đồng thời nó cũng là tài liệu tham khảo để làm việc cho những trường hợp sau này. Cuối cùng, bản báo cáo khoa học sẽ đóng góp vào kho tàng kiến thức về dịch tễ học và y tế cộng đồng. 
12.1. Mở đầu báo cáo nên trình bày về việc

· Tổ chức đoàn, thành phần đoàn điều tra gồm những cán bộ chuyên khoa nào?

· Các phương tiện dùng để điều tra, xét nghiệm của các chuyên khoa được mang theo.

· Thời gian xuất phát của đoàn, thời gian tới ổ dịch làm việc, thời gian kết thúc điều tra.

· Khi đến ổ dịch đã gặp và làm việc với ai là nhà chức trách chính quyền và y tế địa phương nào?

· Những ai là cán bộ địa phương (y tế, chính quyền, cán bộ khác) cùng tham gia công tác điều tra dịch với đoàn?

12.2. Nội dung chủ yếu những kết quả điều tra dịch cần báo cáo:
a. Mô tả tóm tắt tình trạng tự nhiên và kinh tế xã hội có liên quan và ảnh hưởng đến sự lưu hành và phát triển của bệnh đang phát dịch ở địa phương:

· Tình trạng địa lý: địa thế đất đai, rừng núi, sông/ ngòi/ biển, vi khí hậu, các địa thế của cộng đồng dân cư khác lân cận với ổ dịch vv…..

· Dân số, cơ cấu dân số có liên quan với bệnh đang phát dịch (nhóm tuổi, giới, nghề nghiệp, dân tộc…có liên quan đến bệnh dịch ).

· Cấu trúc khu định cư của cộng đồng (xóm, thôn, làng, bản, phố…)đường xá và mối giao lưu của nhân dân có liên quan đến bệnh dịch.

· Tình trạng kinh tế, đời sống của nhân dân trong ổ dịch (nghề nghiệp chính, bình quân thu nhập đầu người, tình trạng nhà ở, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần …)

· Tình trạng tổ chức và hoạt động của y tế cơ sở (cơ cấu tổ chức trình độ chuyên môn, chuyên khoa của cán bộ y tế; chất lương dịch vụ khám chữa bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm, của y tế nhà nước và y tế tư nhân ).

· Tình trạng hoạt động và khả năng, chất lượng công tác giám sát phát hiện bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng mở rộng, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ và các hoạt động vệ sinh phòng dịch khác…

· Tiền sử các bệnh dịch đã xảy ra tại địa phương trong thời gian nào (?), nhất là đối với bệnh đang phát dịch.

b. Những kết quả chẩn đoán xác định bệnh. Căn cứ vào kết quả chẩn đoán xác định bệnh theo kế hoạch điều tra dịch:

· Kết quả chẩn đoán hồi cứu các trường hợp tử vong: tổng số chết và nguyên nhân chết (có thể lẫn với các bệnh khác trong thời gian có dịch)? Phân loại số chết do bệnh đang phát dịch theo thời gian, theo tuổi, giới, nghề nghiệp ..
· Có bao nhiêu người mắc bệnh đã khỏi? Có bao nhiêu người được điều tra hồi cứu? Có bao nhiêu người đã được xét nghiệm? Số xét nghiệm (+)? Có bao nhiêu người khỏi bệnh đã được chẩn đoán xác định liên quan đến bệnh đanh phát dịch? Phân loại số mắc bệnh dịch đã khỏi theo địa dư, thời gian, tuổi, giới nghề nghiệp…

· Có bao nhiêu bệnh nhân mắc mới? Số mắc mới đã được khám lâm sàng? Số xét nghiệm và số xét nghiệm (+)? Số mắc mới đã được chẩn đoán xác định mắc bệnh dịch phân theo lâm sàng, theo địa dư, thời gian, tuổi, giới, nghề nghiệp…
· Các kết quả xét nghiệm mẫu vật: nước, môi trường, thực phẩm, côn trùng ... (nếu có)
c. Tổng hợp số liệu thống kê và xử lý sơ bộ tổng số mắc bệnh dịch (cả cũ và mới ) từ thời gian xuất hiện ca bệnh đầu tiên đến ngày báo cáo:

· Tổng số mắc bệnh dịch phân loại theo thể lâm sang, theo địa dư, theothơì gian, theo tuổi,giới và nghề nghiệp vv…

· Tính tỷ lệ % chết theo tổng số mắc.

· Tính tỷ lệ % các thành phần phân loại theo tổng số mắc.

· Tính tỷ lệ % hoặc %oo theo nhóm tuổi cảm thụ hoặc nhóm nguy cơ mắc bệnh và/ hoặc dân số nơi xảy ra dịch.

· V v….

d. Lập đồ thị theo dõi quá trình diễn biến của bệnh dịch.

· Nhận xét quá trình diễn biến của dịch trước khi đến điều tra, trong thời gian điều tra và áp dụng các biện pháp chống dịch khẩn cấp nếu có.

· Có thể phải giải thích những bất hợp lý nếu có trên đường cong dịch một cách khách quan.

e. Lập bản đồ dịch tễ để theo dõi mức độ lan rộng của bệnh dịch.

· Nhận xét về sự lây truyền của bệnh dịch.

· Khả năng lan rộng của bệnh.

f. Kết quả điều tra các yếu tố dịch tễ học:
· Trước khi bệnh dịch xảy ra ở đây, có mối liên quan nào đối với bệnh này xảy ra ở nơi khác ?

· Bệnh dịch đang xảy ra có phải là bệnh lưu hành địa phương không? Bệnh này đã xảy ra dịch trước đây vào năm nào?

· Kết quả tiêm chủng phòng dịch ở cộng đồng đối với vắc xin phòng dịch đang xảy ra?

· Tình trạng phong tục tập quán xấu của dân có ảnh hưởng đến sự phát triển của bệnh dịch như thế nào?

· Tình trạng môi sinh có liên quan đến đường lây truyền của bệnh dịch như thế nào? Các kết quả xét nghiệm như thế nào?

· V.v…

12.3. Kết luận đề nghị

Sau khi có đủ tư liệu điều tra về tác nhân gây dịch, nguồn lây, đường lây và các yếu tố có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của bệnh dịch, đoàn điều tra dich cần họp với địa phương để hội chẩn. Kết luận và đề nghị của hội chẩn cần ghi đầy đủ vào bản báo cáo điều tra dịch theo những điểm chủ yếu như:

· Xác định rõ tên bệnh? bệnh đã phát triển thành dịch chưa? thời gian bắt đầu xảy ra dịch?

· Tổng số mắc và chết từ lúc dịch xảy ra đến ngày báo cáo?

· Xác định nguồn lây từ đâu? Đường lây truyền chủ yếu như thế nào?

· Đã áp dụng ngay biện pháp chống dịch khẩn cấp như thế nào?

· Nhận định về sự phát triển và tính nghiêm trọng của dịch?

· Đề nghị các biên pháp về tổ chức, chuyên môn chống dịch thích hợp bao gồm cả cán bộ, thuốc men, hoá chất, dụng cụ y tế, tài chính và tuyên truyền giáo dục sừc khoẻ cộng đồng vv….?

· Tiên lượng về khả năng can thiệp chống dịch bằng các biện pháp tích cực?

· v.v…..
Chương 5: Đáp ứng phòng chống dịch
Sau khi hoàn thành cuộc điều tra và thu thập được đủ bằng chứng, có thể bắt tay vào lập kế hoạch các biện pháp phòng chống dịch. Đây là lý do cơ bản của y tế dự phòng dẫn đến việc phải thực hiện các cuộc điều tra vụ dịch. Như đã đề cập trong phần trước, đội điều tra nên cố gắng khống chế sự lan rộng của dịch, hạn chế số mắc mới ngay cả khi đang tiến hành điều tra. Cũng cần lập kế hoạch chương trình dự phòng toàn diện để giảm khả năng xảy ra những vụ dịch tương tự trong tương lai.

I. Chuẩn bị phòng chống dịch

· Chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những tình trạng khẩn cấp, ví dụ như các vụ dịch, là việc làm hết sức cần thiết giúp cho y tế tuyến huyện có khả năng đáp ứng một cách kịp thời và hiệu quả. Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng nếu thiết lập và thực hiện được các kế hoạch chuẩn bị phòng chống dịch, thì không những chỉ phát hiện được dịch một cách kịp thời mà còn có thể đáp ứng nhanh chóng và đúng mục tiêu. Vì vậy, các tuyến huyện và tỉnh cần chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm làm giảm tỷ lệ mắc và chết do các bệnh, dịch gây ra.

· Tỉnh và huyện nên thành lập các Ban chỉ đạo phòng chống dịch với nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch phòng chống dịch và điều phối việc dập tắt các vụ dịch được xác định. Ban chỉ đạo này phải mang tính đa ngành về thành phần để khai thác nguồn lực từ các ban ngành, khu vực khác nhau trong cộng đồng. Ngoài các ban ngành nhà nước, trong Ban nên có đại diện của tư nhân và của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc y tế ở địa phương.

· Nếu tỉnh hoặc huyện đã có kế hoạch chuẩn bị phòng chống dịch, nên định kỳ xem xét lại và cập nhật. Nên đưa kế hoạch này vào thành một bộ phận của công tác hoạch định các hoạt động y tế của tỉnh và huyện.

· Nếu chưa có kế hoạch, thì nên đánh giá tình hình hiện tại trong tỉnh và huyện, và xây dựng kế hoạch chuẩn bị phòng chống dịch dựa trên kết quả đánh giá. Trình bày kế hoạch với Ban chỉ đạo phòng chống dịch để được thông qua.

· Kế hoạch chuẩn bị phòng chống dịch nên bao gồm các vấn đề sau:
· Nhân lực có thể điều động khi dịch xảy ra 

· Ngân sách sử dụng cho điều tra và các hoạt động phòng chống

· Các trang bị cấp cứu hoặc thuốc thiết yếu và các dụng cụ y tế khác

· Hỗ trợ xét nghiệm chẩn đoán xác định tác nhân gây dịch (nếu các cơ sở địa phương không có khả năng thực hiện các xét nghiệm cần thiết, thì cần xác định phòng xét nghiệm có thẩm quyền, cũng như cơ chế thu thập và vận chuyển bệnh phẩm đến đó)

· Đảm bảo hậu cần (việc đi lại của đội phòng chống dịch, sắp xếp nơi ăn ở, phương tiện liên lạc và các trang bị thiết yếu khác)

· Hỗ trợ từ trung ương và khu vực (tỉnh và huyện nên trù tính trước khi nào cần yêu cầu hỗ trợ và đối tượng cần liên hệ)

· Các ban chỉ đạo phòng chống dịch nên họp định kỳ dù có dịch hay không. Trong thời gian xảy ra dịch, nên tập hợp ngay khi dịch được xác nhận. Sau đó, các thành viên nên thường xuyên họp để lập kế hoạch, thực hiện, theo dõi và báo cáo về công tác phòng chống dịch.

· Để kịp thời đáp ứng với những báo cáo về các vụ dịch, nên thành lập đội phòng chống dịch của tỉnh và huyện. Thành viên của đội bao gồm cán bộ dịch tễ, kỹ thuật viên xét nghiệm, thầy thuốc lâm sàng và nhân viên y tế môi trường. Tất cả các thành viên phải được tập huấn về điều tra và xử lý dịch. Đội phòng chống dịch sẽ chịu trách nhiệm điều tra các vụ dịch và những vấn đề y tế dự phòng khác, thực hiện các biện pháp để khống chế dịch, báo cáo kết quả điều tra và xử lý dịch, và tham gia đánh giá công tác xử lý dịch.

· Đội phòng chống dịch nên thường xuyên thực hiện các vấn đề sau:
· Xem xét số liệu giám sát để phát hiện những xu hướng dẫn đến mối lo ngại về sức khoẻ cộng đồng, ví dụ như: sự gia tăng số ca bệnh, tình trạng đạt đến ngưỡng cảnh báo hay ngưỡng xảy dịch.

· Đảm bảo rằng tất cả cán bộ giám sát y tế của mọi cơ sở y tế trong huyện / tỉnh đều biết và sử dụng các phác đồ hướng dẫn quản lý ca bệnh mắc những bệnh hay hội chứng quan trọng.

· Xem xét và cập nhật các thủ tục mua sắm trang thiết bị cần thiết và các nguồn lực khác để xử lý dịch, ví dụ như thuốc thiết yếu, trang thiết bị xét nghiệm, vắc xin, v.v...

· Định kỳ (3 tháng một lần) kiểm tra các trang bị cấp cứu để đảm bảo rằng các trang bị này còn sạch, còn hạn dùng và luôn sẵn sàng cho việc sử dụng

· Đảm bảo rằng cán bộ giám sát biết phải làm gì để có được kết quả xét nghiệm chẩn đoán xác định

· Đảm bảo có sẵn các biểu mẫu điều tra những bệnh có xu hướng gây dịch.

II. Lựa chọn biện pháp xử lý dịch 

Khi đã khẳng định được vụ dịch hoặc xác định được nhu cầu về công tác dập dịch (tình trạng đạt ngưỡng cảnh báo), hãy xem xét các kết quả điều tra và các kết luận rút ra từ việc phân tích số liệu. Tham khảo các hướng dẫn chuyên khoa và lựa chọn những hoạt động bao gồm:

· Các biện pháp có hiệu quả để ngăn ngừa tử vong hoặc tàn tật do dịch gây ra.

· Tập hợp các hoạt động cần thực hiện để trước mắt nhanh chóng kiểm soát dịch, và về lâu dài giảm nguy cơ lan truyền bệnh thông qua các hoạt động dự phòng.

· Sự tham gia của cộng đồng, của các cơ sở y tế và nhân lực của huyện.
III. Thực hiện các hoạt động xử lý dịch

Các hoạt động xử lý dịch tùy theo từng bệnh hoặc hội chứng và kết quả điều tra. Tuy nhiên nên thực hiện phối hợp các biện pháp sau đây:
1. Tăng cường quản lý ca bệnh

· Cùng với từng cơ sở y tế kiểm tra xem các thầy thuốc lâm sàng có biết và sử dụng các phác đồ hướng dẫn quản lý ca bệnh hay không. Đảm bảo rằng cơ sở y tế có sẵn tài liệu hướng dẫn để các thầy thuốc lâm sàng dễ tham khảo.

· Đảm bảo có sẵn các thuốc và trang thiết bị điều trị cần thiết. Nếu ở địa phương không có sẵn trang thiết bị, hãy liên hệ với các cấp quốc gia hoặc khu vực để tìm ra nơi có thể cung cấp một cách kịp thời, hoặc mượn từ các cơ sở dịch vụ hoặc tổ chức phi chính phủ trong khu vực.

· Trong một vụ dịch lớn, cần phân công cán bộ phụ trách của mỗi cơ sở y tế chịu trách nhiệm một khu vực (ví dụ như một bệnh phòng) để có thể điều trị một số lượng lớn bệnh nhân.

· Đảm bảo các thầy thuốc lâm sàng có thể yêu cầu làm xét nghiệm để chẩn đoán xác định hoặc để theo dõi bệnh nhân.

2. Triển khai chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp

· Phối hợp với các cán bộ quản lý chương trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) hoặc chương trình phòng chống một bệnh cụ thể để triển khai các hoạt động tiêm chủng khẩn cấp, nếu được chỉ định. Nên lập kế hoạch tiêm chủng khẩn cấp càng sớm càng tốt. Tốc độ là điểm cốt yếu trong chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp, vì cần phải có thời gian để đặt, mua, vận chuyển và phân bổ vắc xin. Tốt nhất là nên xây dựng kế hoạch dự trữ vắc xin để đề phòng tình trạng khẩn cấp từ trước khi dịch xảy ra.

· Xác định quần thể mục tiêu để hành động dựa trên các kết quả điều tra ca bệnh và điều tra dịch. Sau đó ước tính lượng vắc xin và dung dịch hồi chỉnh cũng như các trang thiết bị tiêm chủng khác như bơm, kim tiêm vô trùng, hộp an toàn, v.v... Chọn các điểm tiêm chủng và thông báo cho cộng đồng. Tổ chức tiêm chủng lưu động nếu cần.

· Tuyển chọn nhân viên vào các đội tiêm chủng. Hướng dẫn quy trình tiêm chủng. Với mỗi 100 đến 150 người cần thiết lập một điểm tiêm chủng. Tại mỗi điểm cần từ 1 đến 2 người tiêm, 1 người ghi phiếu tiêm chủng, và một vài tình nguyện viên để kiểm tra tuổi và tình trạng tiêm chủng.

· Huy động cộng đồng. Thông báo cho cộng đồng về việc tiêm chủng.

· Bố trí phương tiện đến các điểm tiêm chủng.

· Theo dõi số người được tiêm chủng.

3. Cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch

· Các dụng cụ chứa nước ăn, hoặc các nguồn cung cấp nước bị nhiễm bẩn, ví dụ như giếng, có thể là phương tiện lan truyền dịch bệnh như bệnh tả, thương hàn, lỵ và viêm gan A. Cần đảm bảo cho cộng đồng có được nguồn cung cấp đủ nước sạch để ăn uống hoặc sinh hoạt. 
· Những nguồn nước dùng để ăn, uống tốt nhất là nước máy được khử trùng bằng clo. Các nguồn nước phải được bảo vệ (giếng có nắp đậy kín, nước mưa chứa trong dụng cụ sạch), nước đun sôi. Nếu địa phương không có các nguồn nước đảm bảo vệ sinh, thì khi có tình trạng khẩn cấp, có thể cần sử dụng xe tải để vận chuyển nước.

· Hướng dẫn, giáo dục cho cộng đồng biết cách gìn giữ nguồn nước ăn. Có thể cung cấp cho người dân những dụng cụ chứa nước có miệng hẹp để không ai có thể thò tay vào trong làm bẩn nước.

· Yêu cầu các nhà chức trách địa phương can thiệp để đảm bảo không có những nhà vệ sinh nằm cách nguồn nước công cộng dưới 30 mét.

· Định kỳ kiểm tra chất lượng nước trong các nguồn nước ăn công cộng ở cộng đồng.

4. Đảm bảo xử lý an toàn chất thải của người

· Phân công các đội kiểm tra việc xử lý chất thải của người ở địa phương. 

· Nếu phát hiện thấy xử lý không an toàn, cần thông báo cho cộng đồng và hướng dẫn họ biết cách xử lý đúng.

· Hợp tác với cộng đồng xây nhà vệ sinh phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

5. Thực hiện các biện pháp phòng chống véc tơ

· Phân phát màn và khuyến khích sử dụng màn (nên sử dụng màn tẩm hoá chất).

· Đôn đốc cộng đồng làm vệ sinh và dọn sạch nơi muỗi đẻ, ví dụ: loại bỏ các dụng cụ chứa nước nhân tạo có chứa nước tù đọng, khơi thông cống rãnh.

· Phun hoá chất theo hướng dẫn của chương trình quốc gia.

6. Đẩy mạnh công tác giám sát trong các hoạt động đáp ứng chống dịch

· Khuyến khích nhân viên các cơ sở y tế chú ý đến việc giám sát bệnh. Hướng dẫn họ biết cách xác định ca bệnh. Yêu cầu nhân viên y tế thôn bản tìm kiếm thêm những người có thể mắc bệnh này và chuyển họ tới cơ sở y tế khám chữa bệnh (để điều trị và chẩn đoán xác định) hoặc cách ly gia đình (ví dụ trường hợp dịch hạch) và để quản lý ca bệnh.

· Cập nhật danh sách bệnh nhân và các đồ thị theo dõi diễn biến dịch. Theo dõi xu hướng phát triển dịch để xem các biện pháp xử lý dịch có tác dụng không (làm giảm số ca bệnh) và khi nào thì kiểm soát được dịch (ví dụ: không xuất hiện các ca mắc mới trong thời gian ít nhất bằng 2 lần thời gian ủ bệnh, hoặc trở lại mức độ tiền dịch).

7. Thông tin, giáo dục cộng đồng 

· Cung cấp kiến thức cho cộng đồng để giúp họ giữ bình tĩnh và động viên họ hợp tác xử lý dịch. Xây dựng các thông điệp giáo dục cộng đồng với nội dung về nhận biết bệnh, cách phòng lây nhiễm và khi nào cần phải điều trị. Thông điệp càng đơn giản càng tốt và giải quyết những niềm tin cục bộ về căn bệnh. Hãy bắt đầu truyền thông trong cộng đồng ngay từ khi xác định được bệnh, dịch hoặc vấn đề y tế dự phòng. Thông báo cho cộng đồng về tiến độ điều tra và cung cấp cho họ thông tin mới nhất về những việc mà các nhà chức trách y tế đang làm để phòng chống dịch và hạn chế các trường hợp mắc mới.

· Tận dụng mọi phương tiện sẵn có để phổ biến thông điệp, ví dụ như đài phát thanh, vô tuyến truyền hình, báo, áp phích, tờ rơi, hội họp với các nhóm dân cư và các ban ngành, trưng bày ở các trường học, chợ. Gửi bản in thông điệp cho các nhóm dân cư, các ban ngành và yêu cầu họ phân phát trong các cuộc họp.

· Nên bổ nhiệm một cán bộ y tế làm người phát ngôn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo cho các cơ quan thông tin đại chúng biết chỉ có người đó mới có quyền cung cấp thông tin cho báo giới, để đảm bảo cho cộng đồng nhận được những thông tin rõ ràng và nhất quán. Thường xuyên trao đổi với người phát ngôn để cập nhật cho họ về tình hình dịch, công tác phòng chống dịch, và xem xét các thông điệp đã phát ra. Chỉ phổ biến các thông điệp đã được Ban chỉ đạo phòng chống dịch thông qua.

8. Báo cáo xử lý dịch

8.1. Báo cáo xử lý dịch

· Báo cáo chi tiết về vụ dịch có thể có ích cho việc thực hiện các hoạt động phòng chống bệnh, dịch lâu dài và cho đánh giá hiệu quả của các hoạt động xử lý dịch. Ngay khi dịch được kiểm soát, nên viết báo cáo bao gồm:

· Biểu đồ theo dõi diễn biến dịch, bản đồ chấm và các bảng phân tích về con người.

· Kết luận về nguồn gốc và phương thức lây lan hay nguyên nhân của vụ dịch.

· Mô tả chi tiết về các hoạt động xử lý dịch, bao gồm thời gian, địa điểm, và các cá nhân liên quan đến từng hoạt động.

· Mọi thay đổi trong các hoạt động xử lý dịch so với dự kiến ban đầu.

· Khuyến nghị về các hoạt động phòng chống bệnh, dịch lâu dài.

· Khuyến nghị về việc hoàn thiện các biện pháp xử lý dịch trong tương lai. Ví dụ, đề nghị thay đổi cách thức vận chuyển để đưa bệnh phẩm tới các phòng xét nghiệm một cách nhanh chóng và bảo đảm hơn.

· Phân phát báo cáo cho những cơ sở y tế nơi vụ dịch đã xảy ra, những cán bộ giám sát đã báo cáo về vụ dịch, Ban chỉ đạo phòng chống dịch, các thành viên đội phòng chống dịch và cho các nhà chức trách y tế cấp trên.

8.2. Các hình thức khác để phổ biến kết quả giám sát và thông tin về xử lý dịch

· Tập san y tế dự phòng - loại tập san này (được biên soạn ở cấp quốc gia hoặc khu vực) có số lượng độc giả đông đảo ngoài số nhân viên y tế trong huyện hoặc tỉnh cụ thể. Bài viết trong tập san thường từ 2 tới 8 trang và chứa thông tin ít nhất là: bảng tóm lược số ca mắc và tử vong của từng bệnh quan trọng đến một thời điểm nhất định; bình luận hoặc thông điệp về một bệnh hoặc một chủ đề nào đó. Nếu nhận được tập san kiểu này, nên đặt ở những nơi mà nhiều người có thể đọc. Nên sao chụp và phân phát cho các nhân viên y tế. Khi đi giám sát, nên đem theo tập san mới nhất để cho các nhân viên y tế thấy số liệu mà họ báo lên đã được sử dụng vì mục đích y tế dự phòng.

· Bản tin - độc giả đích của bản tin có thể là các nhân viên y tế trong tỉnh hoặc huyện. Có thể sử dụng bản tin để thông báo và thúc đẩy các nhân viên y tế. Bản tin thường từ 2 đến 4 trang; ví dụ về các bài trong bản tin là: tóm lược số liệu về một bệnh quan trọng của huyện hoặc tỉnh, báo cáo tiến độ đạt một mục tiêu y tế dự phòng đặc thù, báo cáo thành tích y tế dự phòng đặc biệt của một hoặc một nhóm nhân viên y tế, mô tả những sự kiện đặc biệt như ngày tiêm chủng quốc gia.

· Thông báo - là văn bản tóm lược có độ dài từ 1 đến 2 trang, phục vụ cho cộng đồng và tập trung vào một chủ đề hoặc một thông điệp. Ví dụ trung tâm y tế huyện muốn phổ biến cho cộng đồng thông tin về một vụ dịch Leptospira. Ngoài một bảng về số mắc và chết, bản thông báo có thể đưa ra lời khuyên về các biện pháp dự phòng cá nhân, mô tả các dấu hiệu và triệu chứng, và thông tin về nơi cần đưa các trường hợp nghi ngờ đến để được chẩn đoán và điều trị. Có thể dán bản thông báo lên bảng tin hoặc phân phát cho những cơ quan thông tin đại chúng và những nhóm cộng đồng đang chuẩn bị chiến dịch truyền thông, giáo dục sức khỏe.
1. Báo cáo giám sát dịch theo tuần: Dùng cho các Trung tâm YTDP cấp tỉnh

	Sở Y tế

Trung tâm YTDP ......
Số: .......
	Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
	Mẫu 1a


Báo cáo kết quả giám sát dịch tuần thứ ....
(Từ ngày …….. đến ngày …..tháng ….. năm 200  )

	TT
	Địa phương
	
	Tả
	Thương hàn
	Sốt xuất huyêt
	Viêm não vi rút
	Dịch hạch
	Các bệnh khác 

	
	
	
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C

	
	
	A
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	Tổng cộng
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	….. , ngày ….. tháng……  năm 200

	Ghi chú: (A: Số trong tuần, B: Số cộng dồn

Nhận xét:

Nơi nhận:

· ViệnVSDT/Pasteur khu vực;
· Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 
· Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế
	Người lập báo cáo
	Giám Đốc trung tâm y tế dự phòng 

(Ký tên, đóng dấu)


2. Báo cáo giám sát dịch theo tuần: Dùng cho Viện
	Bé Y tÕ

Viện ................
Số:  ...........
	Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
	Mẫu 1b


Báo cáo kết quả giám sát dịch tuần thứ  …
(Từ ngày  ………. đến ngày…….tháng……năm 200  )

	TT
	Địa phương
	
	Tả
	Thương hàn
	Sốt xuất huyêt
	Viêm não vi rút
	Dịch hạch
	Các bệnh khác

	
	
	
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
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	Tổng cộng
	A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	….. , ngày ….. tháng…..  năm 200..

	Ghi chú: (A: Số trong tuần, B: Số cộng dồn)

Nhận xét:

Nơi nhận:

- Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế
	Người lập báo cáo
	Viện trưởng 

(Ký tên, đóng dấu)


3. Báo cáo bệnh truyền nhiễm theo tháng dùng cho các Trung tâm YTDP tuyến Tỉnh
	Sở Y tế

Trung tâm Y tế dự phòng…...
Số:  ……….
	Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
	Mẫu 2a


BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Tháng….. năm …

	TT
	Quận/

 huyện
	Tả
	Th. hàn
	Lỵ

TT
	Lỵ

amÝp
	HC

lỵ
	Tiêu chảy
	VN  vi rút
	SXH
	VG vi rút 
	Số tiêm

P. dại
	VMN mô cầu
	Thuỷ đậu
	Bạch hầu
	Ho gà
	UV SS
	UV khác
	Nghi Bại liệt
	Sởi
	Quai bị
	Cúm
	APC
	Dịch hạch
	Than
	Lepto- spira

	
	
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	M
	C
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
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	M
	C
	M
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	…. , ngày ….. tháng……  năm 200

	Ghi chú: 

Nhận xét:

Nơi nhận:

· Viện VSDT/Pasteur Khu vực

· Cục YTDP MT – Bộ Y tế; 
	Người lập báo cáo
	Giám đốc trung tâm y tế dự phòng 

(Ký tên, đóng dấu)


4. Báo cáo bệnh truyền nhiễm theo tháng dùng cho Viện

	Bé Y tÕ

Viện …………
Số:  ……………
	Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
	Mẫu 2b


BÁO CÁO BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Tháng….. năm …

	TT
	Tỉnh
	Tả
	Th. hàn
	Lỵ

TT
	Lỵ

amÝp
	HC

lỵ
	Tiêu chảy
	VN  vi rút
	SXH
	VG vi rút 
	Số tiêm

P. dại
	VMN mô cầu
	Thuỷ đậu
	Bạch hầu
	Ho gà
	UV SS
	UV khác
	Nghi Bại liệt
	Sởi
	Quai bị
	Cúm
	APC
	Dịch hạch
	Than
	Lepto- spira

	
	
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	M
	C
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	C
	M
	C
	M
	C
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	……………….… , ngày ….. tháng……  năm 200

	Ghi chú: 

Nhận xét:

Nơi nhận:

- Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế
	Người lập báo cáo
	Viện trưởng

(Ký tên, đóng dấu)


5. Các mục thông tin chi tiết cần cho khi thu thập 1 ca bệnh nhân:

1. Ngày  báo cáo :…/……/……

2. Mã bệnh/hội chứng :  
3. Mã bệnh nhân:

4. Họ và tên bệnh nhân:

5. Ngày  tháng năm sinh :  ……./…../…….

6. Giới tính (Nam, Nữ)

7. Địa chỉ thường trú

8. Ngày vào viện :  (Ngày         tháng         năm           )

9.  Ngày ra viện :    (Ngày         tháng         năm           )

10. Ngày tử vong:   (Ngày         tháng         năm           )

11. Chẩn đoán lúc vào viện: 
12. Chẩn đoán lúc ra viện: 
13. Xét nghiệm 

  -  Nơi xét nghiệm: 

   - Loại xét nghiệm vi sinh:  

   - Kết quả xét nghiệm vi sinh   +, - , chưa rõ

   - Kết quả định tuyp huyết thanh 

14. Triệu chứng chính của bệnh: Khoảng trống

15. Tiền sử dịch tễ


a. Ngày khởi phát bệnh:  (Ngày         tháng         năm           )


b. Tiền sử dịch tễ (tiếp xúc với nguồn lây)


  - Ngày tiếp xúc với nguồn lây


  - Loại nguồn tiếp xúc 

16. Vắc xin đã tiêm (theo loại bệnh có từng vắc xin)


a. Tên vắc xin: 


b. Mũi tiêm (ngày tiêm, số mũi tiêm)

6. Báo cáo dịch theo ngày của Trung tâm YTDP tuyến tỉnh
	Sở Y tế:.................

TTYTDP tỉnh

Số:..............
	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Thông báo dịch ngày

Ngày...../......./200...
	                        Loại        
Địa Ph​ương
	Viêm não virut
	Tiêu chảy cấp
	SXH
	Ghi chú

	
	M
	C
	M
	C
	M
	C
	

	 
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	 
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Tổng cộng
	A
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	
	B
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 


Ghi chú:    A: Số trong ngày
  B: Số cộng dồn

	Nơi nhận:
	Ngµy......th¸ng......n¨m 200....

GIÁM ĐỐC

















































































































Hội làng
































































































































Trạm y tế xã





Y tế thôn bản- y tế tư nhân











Trung tâm y tế dự phòng huyện








phòng khám đa khoa khu vực nhi, lây


bệnh viện huyện, hệ thống phòng khám


tư nhân của huyện








Khoa nhi, lây


bệnh viện tỉnh








trung tâm y tế dự phòng tỉnh và các trung tâm thuộc hệ y tế dự phòng








phòng khám đa khoa nhi, lây


Bệnh viện tỉnh











Khoa nhi, lây


bệnh viện tuyến trung ương








Các viện Vệ sinh dịch tễ/pasteur khu vực và các viện thuộc hệ YTDP





Phòng khám đa khoa, nhi, lây


Bệnh viện tuyến trung ương








bộ y tế


cục y tế dự phòng Và môi trường
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